CHUYÊN ĐỀ 20
Quản trị rủi ro trong kinh doanh

Chương 1

Bản chất của rủi ro  

trong hoạt động kinh doanh.

Thế giới của chúng ta luôn phải đối mặt với một sự thật, đó là những nguy hiểm, bất trắc nằm ngoài sự mong đợi, luôn rình rập, đe dọa đến sức khoẻ, tinh thần, tài sản và sự nghiệp của con người. Những bất trắc đó không kể hết, nó ở trong tự nhiên, ở mọi lĩnh vực đời sống, tinh thần, chính trị, xã hội, lao động và sản xuất kinh doanh... Bão, lụt, gió xoáy, động đất, núi lửa phun, xung đột chính trị, đình công, cấm xưởng, khủng hoảng, lạm phát, sụt giá, phá sản... là những điều mà mọi người luôn cảm thấy lo sợ, bởi nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại không chỉ về vật chất mà còn về sức khoẻ, tinh thần thậm trí tính mạng con người. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho mọi người? những nguy hiểm, bất trắc đó là gì phải chăng đó là những nguy hiểm không thể nhận thức và không thể kiểm soát được? Theo nhiều học giả trong và ngoài nước thì những nguy hiểm, bất trắc đó chính là rủi ro.
1. Khái niệm về rủi ro
1.1. Khái niệm về rủi ro.

Frank Knight, một học giả Mỹ định nghĩa: "Rủi ro là những bất trắc có thể đo lường được". Theo ông các loại bất trắc không thể đo lường được là bất trắc, còn các loại bất trắc có thể đo lường được gọi là rủi ro. Nghĩa là cách tiếp cận của ông liên quan đến khả năng đo lường của bất trắc. 

Allan Willett, một học giả người Mỹ khác cho rằng: " Rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến một biến cố không mong đợi"
Inrving Pferfer (Mỹ) lại cho rằng: "Rủi ro là tổng hợp của những sự ngẫu nhiên có thể đo lường bằng xác suất" .

Marilu Hurt MrCarty thuộc viện Khoa học kỹ thuật Georgia (Mỹ) cho rằng: "Rủi ro là một tình trạng trong đó các biến cố xảy ra trong tương lai có thể xác định được" .

Theo cuốn: Từ điển Kinh tế học hiện đại: "Rủi ro là hoàn cảnh trong đó một sự kiện xảy ra với một xác suất nhất định hoặc trong trường hợp qui mô của sự kiện đó có một phân phối xác suất".

Còn ông Nguyễn Hữu Thân trong tác phẩm: "Phương pháp mạo hiểm và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh"  cho rằng: "rủi ro là sự bất trắc gây ra mất mát thiệt hại".

Tuy nhiên, các định nghĩa này chưa giúp chúng ta phân biệt sự kiện nguy hiểm, bất trắc đã xảy ra hay chưa? Chính vì vậy, với một cách tiếp cận khác, chúng tôi đặt trọng tâm nghiên cứu vào quan niệm về rủi ro đã xảy ra hay chưa? làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp phòng chống, hạn chế rủi ro trong kinh doanh. 
Khi xem xét những mối nguy hiểm, nguy cơ, bất trắc, người ta thấy rằng nó có thể gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1: bất trắc chưa xảy ra, giai đoạn 2: bất trắc đã xảy ra. Rõ ràng đây là 2 giai đoạn thuộc 2 phạm trù khác nhau tuy có một số điểm chung. 
a. Nguy cơ rủi ro (Risky).

Trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh và đời sống, hàng ngày chúng ta luôn phải đối mặt với những nguy cơ thất bại, bất trắc, bất lợi... đang rình rập đe dọa tính mạng và sản nghiệp của mỗi người. Tổng hợp những nguy hiểm, mối hiểm hoạ có thể tác động gây sự cố cho con người và sản nghiệp của họ được coi là nguy cơ. Nguy cơ được đặc trưng bởi 2 tính chất cơ bản: một là, nguy cơ diễn tả khả năng xảy ra sự cố; hai là, nguy cơ tồn tại với mức độ cao thấp khác nhau tuỳ theo các yếu tố tác động tạo ra nguy cơ. Trong thực tế khi đề cập đến nguy cơ người ta thường gắn với một sự kiện nào đó, chẳng hạn: nguy cơ chiến tranh, nguy cơ cháy nổ, nguy cơ dịch bệnh... Nguy cơ luôn gắn liền với một sự kiện bất lợi, bất ngờ không lường trước.  Nguy cơ càng cao thì tính bất ngờ của sự cố càng giảm và ngược lại; đến một mức nào đó nguy cơ sẽ trở thành một hoàn cảnh mà chắc chắn sự kiện bất lợi nhất định xảy ra. Nguy cơ thất bại, bất trắc có thể đo lường bằng một đại lượng xác suất phản ánh mức độ cao, thấp về khả năng xuất hiện của sự cố trong các phép thử. Xác suất chính là đại lượng ngẫu nhiên chỉ khả năng xảy ra những biến cố chứ không phải biến cố. Xác suất càng lớn thì khả năng xuất hiện của các nguy cơ thất bại, bất trắc ngoài mong muốn càng lớn. 
Giả sử có một ngôi nhà nằm bên bờ một con sông và con sông này nổi tiếng là hay bị tràn bờ, chúng ta có thể sử dụng từ nguy cơ rủi ro để miêu tả tình huống này. Hậu quả trong tương lai là hoàn toàn không chắc chắn bởi vì không ai có thể khẳng định liệu nước sông có tràn bờ và gây thiệt hại cho ngôi nhà hay không. 
Một ví dụ khác: Các trạm phân phối, cung cấp xăng dầu là nơi có khả năng rất cao xảy ra cháy nổ. Việc thiếu các thiết bị phòng chống cháy nổ với sự quan tâm không thường xuyên của mọi người làm tăng thêm mối hiểm hoạ trong tương lai, nhưng mọi người đều không biết chắc chắn rằng bao giờ thì cháy nổ mới xảy ra.  
Định nghĩa về nguy cơ rủi ro:

+ Nguy cơ rủi ro là những đe dọa nguy hiểm có thể xảy ra, được đo lường bằng xác suất. Hoặc:

+ Nguy cơ rủi ro là một tình huống tạo nên bất kỳ lúc nào gây ra tổn thất hay lợi ích có thể có mà chúng ta không thể tiên đoán.

b. Rủi ro (Risks).

Rủi ro là sự kiện bất lợi, bất ngờ đã xảy ra gây tổn thất cho con người.

Qua định nghĩa trên về rủi ro cho thấy rủi ro có 3 tính chất quan trọng:


Một là: Rủi ro là sự kiện bất ngờ. 
Hai là: Rủi ro là những sự cố gây ra tổn thất.
Ba là: Rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi.
Tóm lại: Khi nghiên cứu về rủi ro cần có sự thống nhất trong cách phân biệt giữa nguy cơ rủi ro và rủi ro. Đây là hai mặt đối lập trong một thể thống nhất. Người ta rất dễ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, nhưng rõ ràng hai khái niệm này có sự khác nhau cơ bản. Nói đến nguy cơ rủi ro tức là đề cập đến khả năng, nguy cơ xảy ra những rủi ro, nó tồn tại dưới dạng tiềm năng của bất kỳ hành động, sự vật hiện tượng nào liên quan đến thế giới xung quanh chúng ta. Còn nói đến rủi ro tức là đề những biến cố ngẫu nhiên không may mắn bất lợi của sự vật, hiện tượng đã xảy ra và kèm theo nó là những đe dọa nguy hiểm, những thiệt hại về vật chất và tinh thần không được mong đợi.
1.2. Một số khái niệm liên quan đến rủi ro.

Để làm rõ thêm bản chất của rủi ro cần đề cập thêm một số khái niệm liên đến rủi ro, tổn thất như sau:

a. Bất trắc (Uncertainly).

Là tình huống mà trong đó khả năng xuất hiện của một sự kiện sẽ không được biết, có nghĩa là không có phân phối xác suất gắn với kết cục (biến cố bất lợi).

Như vậy, bất trắc là những biến cố ngoài mong đợi, không lường trước, không thể dự đoán hoặc đo lường được bằng xác suất.

b. Sự bất định (Unstabl).

Là sự nghi ngờ về khả năng của chúng ta trong tiên đoán kết quả tương lai của một loạt hoạt động hiện tại. Hoặc: Bất định là không yên ổn, thay đổi luôn.

Do vậy, sự bất định là một quan niệm chủ quan, phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người, đồng thời phụ thuộc vào những thông tin có thể nhận ra kết quả.

Bất định được tồn tại với nhiều mức khác nhau. Người ta có thể chia sự bất định thành 4 mức: 

+ Mức 1: Không có bất định (hay chắc chắn), với mức này những kết quả có thể tiên đoán chính xác. 

+ Mức 2: Sự bất định khách quan, với những kết quả nhận ra được và xác suất được biết. 

+ Mức 3: Sự bất định chủ quan, với những kết quả được ra và xác suất không được biết. 

+ Mức 4: Những kết quả không nhận ra đầy đủ và xác suất không được biết.

c. Mối hiểm họa (Peril).

Gồm các điều kiện tạo ra hoặc làm tăng các khả năng và mức độ tổn thất. Hoặc hiểm họa là trạng thái có thể diễn ra tổn thất nghiêm trọng. Hoặc hiểm họa là sự cố gây ra tổn thất
Như vậy, hiểm họa là nguyên nhân chính gây ra tổn thất. Thông thường hiểm họa nằm ngoài tầm kiểm soát của những người có liên quan. Ví dụ: Lụt, bão, hỏa hoạn, trộm cắp, tai nạn xe cơ giới, nổ... là những mối hiểm họa.

d. Mối nguy hiểm (Harmful).

Là các nguyên nhân gây ra tổn thất. Hoặc: Có thể gây ra thiệt hại lớn .
Cũng giống như hiểm họa, nguy hiểm là nguyên nhân gây ra tổn thất. Nhưng hiểm họa dùng để chỉ trạng thái, còn nguy hiểm là dùng để chỉ tính chất, mức độ của nguy cơ rủi ro, tổn thất.

®. Chi phí rủi ro.

Là toàn bộ những thiệt hại, mất mát về người và của trong việc phòng ngừa, hạn chế rủi ro, bồi thường tổn thất được quy thành tiền. Tuy theo mục đích nghiên cứu, chi phí rủi ro có thể được phân loại theo các tiêu thức sau đây:

+ Chi phí rủi ro tồn tại ở 2 dạng hữu hình và vô hình.

Chi phí hữu hình: Là toàn bộ những chi phí phải chi ra cho việc phòng ngừa, khoanh lại, bồi thường rủi ro tổn thất và phục hồi sản xuất, thị trường. Trong thực tế vì dễ nhận biết, do vậy con người phải nhạy cảm với loại chi phí loại này. 

Chi phí vô hình: Là toàn bộ những lợi nhuận mất hưởng, những thiệt hại, mất thời cơ, mất uy tín, mất bạn hàng và thị trường... Đây được coi như là khoản chi phí cơ hội mà nhiều khi chúng ta không thể nhận biết được. Sự tiềm ẩn của chi phí loại này đã đánh lừa cảm giác của nhiều người, tuy chi phí của nó có thể lớn hơn gấp nhiều lần chi phí hữu hình. 

+ Gắn liền với các biện pháp hạn chế  rủi ro tổn thất, chi phí rủi ro được chia thành:

 Chi phí phòng ngừa rủi ro, tổn thất: Là toàn bộ chi phí liên quan đến việc tập huấn, tuyên truyền, trang thiết bị kỹ thuật, những giải pháp đồng bộ trong quản trị rủi ro,... để nhằm ngăn chặn, phòng ngừa những rủi ro, tổn thất xảy ra. Đây là những chi phí cho dù không lớn lắm nhưng chắc chắn bị mất, do vậy con người thường đắn đo, tính toán trước khi quyết định chi cho những loại chi phí này.

 Chi phí khoanh lại rủi ro. Bao gồm những chi phí trong khi xử lý sơ bộ rủi ro nhằm làm cho rủi ro, tổn thất không trầm trọng hơn, không trở thành nguyên nhân cho những tổn thất tiếp theo. Chẳng hạn: người lao động không may gặp tai nạn, cần phải cứu chữa sơ bộ kịp thời nhằm vượt qua nguy hiểm dẫn đến tử vong.

 Chi phí khắc phục rủi ro tổn thất: Là toàn bộ chi phí liên quan đến phục hồi sức khỏe của con người, giá trị sử dụng của tài sản, sản xuất - kinh doanh, thị trường, uy tín... Chi phí loại này thường rất lớn và không lường hết được. Nó có thể bao gồm cả chi phí hữu hình và chi phí cơ hội.

 Chi phí bồi thường tổn thất: Là toàn bộ chi phí phải chi trả trước cam kết của nhà quản trị và thuộc trách nhiệm pháp lý của mình với người thứ ba khi có rủi ro, tổn thất xảy ra. Ví dụ: người sử dụng lao động phải bồi thường tổn thất cho người lao động bị tai nạn lao động trong quá trình sản xuất theo cam kết hoặc quy định của pháp luật.

 Chi phí chia sẻ rủi ro, tổn thất: Là toàn bộ chi phí phải bỏ ra (mua bảo hiểm) để đánh đổi lấy sự an toàn hơn. Nếu rủi ro, tổn thất xảy ra thì được công ty bảo hiểm bồi hoàn mọi thiệt hại. Đây là loại chi phí chắc chắn mất khi tham gia bảo hiểm, nên các nhà quản trị thường cân nhắc, lựa chọn. 

e. Tần số rủi ro (tần suất rủi ro).

Tần số là số lần mà một biến ngẫu nhiên nhận một giá trị nhất định hay khoảng giá trị trong một mẫu quan sát.

Tần suất xuất hiện biến cố trong phép thử là tỷ số giữa số phép thử trong đó biến cố xuất hiện và tổng số phép thử được thực hiện.

Như vậy, tần số rủi ro là số lần xuất hiện của rủi ro trong một khoảng thời gian hoặc trong tổng số lần lấy mẫu thống kê.

f. Mức độ nghiêm trọng của rủi ro.

Mức độ nghiêm trọng của rủi ro là thể hiện tính chất nguy hiểm,  mức độ thiệt hại của rủi ro  ảnh hưởng như thế nào đối với cá nhân, doanh nghiệp và xã hội.

Khi quan sát tần số xảy ra và mức độ nghiêm trọng của rủi ro, người ta thấy chúng có mối liên hệ với nhau.  Để thấy được quan hệ giữa tần số và mức độ nghiêm trọng của rủi ro, chúng ta có thể nghiên cứu thông qua các sơ đồ 1.1, 1..2, sơ đồ 1.3  sau đây:


Sơ đồ 1.1: Mối liên hệ giữa tần số và mức độ rủi ro

Sơ đồ 1.1 giải thích: một số lớn các tình huống rủi ro (sự cố) mà tần số rủi ro cao với mức độ nghiêm trọng thấp.

Hình thái liên hệ giữa tần số và mức độ nghiêm trọng không chỉ giới hạn do hỏa hoạn gây ra hoặc tổn thất hay thiệt hại về tài sản. Những vụ tai nạn gây ra thương tích hoặc thiệt hại xảy ra đối với con người trong quá trình sản xuất diễn ra theo một sơ đồ nổi tiếng, gọi là tam giác Heinrich.


Sơ đồ 1.2: Tam giác Heinrich 

Tam giác Heinrich cho thấy rằng, cứ một vụ thương tích nghiêm trọng xảy ra thì có 30 vụ thương tích ít nghiêm trọng và hơn 300 vụ tai nạn không gây ra thương tích. Tam giác kết quả trên được đưa ra sau khi nghiên cứu vài nghìn sự cố trong lao động sản xuất.


Sơ đồ 1.3: Mối liên hệ giữa tần số và mức độ rủi ro

Sơ đồ 1.3 phản ánh có ít tình huống của rủi ro (tần số rủi ro thấp) song mức độ nghiêm trọng lại cao. Ví dụ: Động đất thường ít xảy ra, nhưng mỗi khi xảy ra thường gây ra hậu quả nghiêm trọng cho con người.

g- Phòng ngừa rủi ro, tổn thất.

Thực chất là những biện pháp tác động vào các nguy cơ, mối hiểm họa để giảm khả năng xảy ra rủi ro, tổn thất hoặc nếu rủi ro, tổn thất có xảy ra thì cũng bớt đi mức độ nghiêm trọng.

h- Chống rủi ro, tổn thất.

Là việc đề ra những biện pháp nhằm khoanh lại rủi ro, tổn thất không để rủi ro, tổn thất này trở thành nguyên nhân cho rủi ro, tổn thất tiếp theo, tránh tạo ra rủi ro, tổn thất dây chuyền (chuỗi rủi ro, tổn thất). Hoặc là những biện pháp giảm thiệt hại tới mức thấp nhất có thể. Hoặc là những biện pháp nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe, tinh thần, sản xuất kinh doanh. 

i- Tránh rủi ro, tổn thất.

 Là đề ra những biện pháp tập trung vào việc nghiên cứu né tránh, từ bỏ những hoạt động, những môi trường kinh doanh chứa đựng nguy cơ ủi ro, hiểm họa cao để không phải gánh chịu rủi ro, tổn thất. 

k- Chia sẻ rủi ro, tổn thất.

Là những biện pháp nhằm chia nhỏ rủi ro, tổn thất cho mọi người chấp nhận "cuộc chơi" với rủi ro cùng gánh chịu bằng cách thông qua các quỹ hỗ trợ rủi ro hoặc thông qua các hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

l- Chuyển rủi ro, tổn thất.

 Là những biện pháp chuyển rủi ro, tổn thất cho người khác gánh chịu thông qua thời điểm trách nhiệm với tài sản khi thực hiện hợp đồng mua bán hoặc thông qua hợp đồng tín dụng với ngân hàng, quỹ tín dụng. Trong quá trình di chuyển hàng hóa nếu rủi ro xảy ra người bán sẽ không phải gánh chịu vì quyền sở hữu về hàng hóa đã chuyển sang phía người mua. Khi lạm phát cao hơn lãi suất ngân hàng tức là người vay đã chuyển rủi ro lạm phát sang ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng gánh chịu.

Như vậy, thông qua một số khái niệm liên quan đến rủi ro, tổn thất phần nào cho chúng ta thấy thực chất của rủi ro, tổn thất trong kinh doanh. Đồng thời, cũng là cơ sở để cho việc nghiên cứu tiếp theo của cuốn sách và cũng là để chọn lựa những biện pháp tốt nhất, kinh tế nhất cho việc phòng ngừa hay là chống lại rủi ro, tổn thất. 

2. Sự tồn tại khách quan của rủi ro rong kinh doanh.

Để minh chứng cho sự tồn tại khách quan của rủi ro, tổn thất có thể tóm lược thông qua một số lý do cơ bản như sau:

 Một là: Vạn vật luôn vận động không ngừng theo những qui luật của tự nhiên trong đó sự vận động trong quá trình kinh doanh. Sự vận động này là cố hữu, là bản chất của mọi sự vật. Trong quá trình chuyển hóa trạng thái vận động của sự vật thường phát sinh những dấu hiệu đó là những trục trặc trong vận động. Sự trục trặc trong vận động của sự vật thường là những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ, ngoài sự mong đợi và nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức.

Hai là: Sự vận động của sự vật không chỉ gây tác hại mà còn mang lại với lợi ích cho con người cho nên người ta không dễ dàng loại bỏ nó. Có sự vận động mang lại lợi ích, có sự vận động gây ra thiệt hại và cũng có sự vận động vừa mang lại lợi ích vừa gây ra tác hại cho con người. Vì nhu cầu và lợi ích của mình, cá nhân, tổ chức đã tạo ra rủi ro, thông qua những tác động vào môi trường, mối hiểm họa... 
 Ba là: Con người chủ động tạo ra những rủi ro, thông qua các cuộc chơi cá cược. Có lẽ ở trên thế giới này, không ở đâu là không có những cuộc chơi thử vận may rủi thông qua cờ bạc, cá cược. Lợi dụng niềm say mê ham muốn cờ bạc, cá cược của một số người mà nhiều cá nhân, tổ chức đã tạo ra những cuộc chơi may rủi. Rủi ro trong các cuộc chơi này luôn tuân theo quy luật (0;1), tức là khả năng được - thua, thành công - thất bại.
Bốn là: Con người và xã hội loài người được hình thành thông qua quá trình tiến hóa của tự nhiên và sẽ không thể tồn tại, phát triển nếu không có các hoạt động sau đây:

Hoạt động sống được hình thành dựa trên cơ sở hoạt động bản năng và phát triển nhu cầu của con người. Trong hoạt động sống, con người luôn phải đối mặt với những bất trắc như: tai nạn, ốm đau, bệnh tật... Những bất trắc này hoàn toàn bất ngờ và là điều không hề mong đợi của bất cứ ai cho dù họ có là người ưa thích rủi ro hay không.

Hoạt động lao động (sản xuất, kinh doanh. Cùng với sự tồn tại của lao động, sản xuất, kinh doanh luôn tồn tại những nguy cơ rủi ro, bất trắc rình rập, đe dọa đến con người, tài sản và thành quả lao động của họ; nhưng con người không thể từ bỏ lao động, sản xuất kinh doanh vì vậy cũng không thể né tránh rủi ro, tổn thất.

Năm là: Nhận thức về thế giới vật chất và tinh thần là một quá trình khó khăn, gian khổ. Không nhận thức được hoặc nhận thức không đầy đủ, sai lầm về tự nhiên là nguyên nhân gây ra những rủi ro của hành vi con người. 
 Sáu là: Mặc dù con người có ý thức, có thông minh, minh mẫn, sáng suốt bao nhiêu đi chăng nữa thì vào một giây lát nào đó có thể trở nên vô thức. Vô thức là một trạng thái mà con người không nhận biết bối cảnh, môi trường, bản thân... một cách chính xác, là lúc mà người ta lơ đãng, sơ sểnh. Khi vô thức, con người không làm chủ được hành vi của mình, rất dễ nảy sinh những rủi ro, tổn thất không lường. 
Tóm lại: Với những phân tích và lý do đã trình bày ở trên thì rủi ro và tổn thất là thực tại khách quan, cho dù chúng ta có muốn hay không. Rủi ro và tổn thất luôn gắn liền với con người; trước tiên, nó liên quan đến lợi ích của con người; tiếp theo, nó cùng tồn tại với hoạt động của con người; cuối cùng, nó chịu ảnh hưởng bởi nhận thức của con người. Tuy nhiên, con người lại có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguy cơ làm thay đổi tần số xuất hiện và hạn chế mức độ nghiêm trọng của rủi ro, tổn thất theo chiều hướng có lợi cho mình. Con người luôn tìm mọi cách để làm chủ tự nhiên, hạn chế rủi ro, tổn thất đồng thời lại tự làm tăng khả năng xảy ra rủi ro, đây là nghịch lý, là hành động trái ngược đầy mâu thuẫn. Do vậy, dù chúng ta có cố gắng đến đâu cho việc hạn chế, kiểm soát rủi ro thì rủi ro, tổn thất vẫn tồn tại như một thực tại khách quan, là "bạn" đồng hành bất đắc dĩ của hoạt động sống, lao động sản xuất kinh doanh của con người. 
3. Nguyên nhân rủi ro trong kinh doanh.

3.1. Nhóm nguyên nhân khách quan.

Là những nguyên nhân không phải từ hành động trực tiếp của con người gây ra rủi ro, tổn thất cho tổ chức, cá nhân. Nếu vậy, nguyên nhân khách quan bao gồm các nhóm như sau:

a. Nguyên nhân từ những hiện tượng tự nhiên ngẫu nhiên bất lợi. Đó là các hiện tượng diễn ra theo qui luật tự nhiên trên cơ sở tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Trong thực tế, nhiều hiện tượng tự nhiên có tính hai mặt, thứ nhất, mang lại lợi ích cho con người, ví dụ: Mưa, gió làm cho cây cối xanh tươi phát triển, là nguồn nước nuôi sống mọi sinh vật và con người; thứ hai, gây ra những thiệt hại, tổn thất cho con người, ví dụ: Nếu mưa gió quá nhiều mà không kiểm soát được sẽ gây ra lũ lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến môi sinh và cuộc sống của con người. 
b. Nguyên nhân từ những điều kiện tự nhiên bất lợi do con người gây ra. Con người là chủ thể của tự nhiên và xã hội, con người có thể làm cho tự nhiên phục vụ lợi ích của mình. Nhưng con người cũng có thể huỷ hoại môi trường tự nhiên bằng những hành động vì lợi ích thiển cận hoặc vô ý thức của mình. 
3.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan.

+ Chính sách quản lý kinh tế vĩ mô sai lầm, những biến động của quan hệ kinh tế, hệ thống luật pháp, chính trị không ổn định, pháp chế không nghiêm, các định chế xã hội, qui tắc ứng xử, tập quán khác biệt... là những nguyên nhân không nhỏ gây ra rủi ro trong kinh doanh của một tổ chức. 
+ Những sai lầm của cá nhân, tổ chức về việc lựa chọn chiến lược kinh doanh thường gây ra những hậu quả nặng nề, kéo dài.

+ Những sai lầm trong việc lựa chọn chính sách, cơ chế quản lý của tổ chức. Những sai lầm lựa chọn phương thức, phương án, mặt hàng, thị trường, đối tác... kinh doanh dẫn đến thất bại trong kinh doanh.

+ Trình độ, năng lực quản lý của các nhà quản trị chưa tương xứng với trách nhiệm quan trọng được phân công. Trình độ, năng lực chuyên môn của các chuyên gia, chuyên viên, đội ngũ hành chính... chưa đáp ứng được yêu cầu. Trình độ tay nghề của công nhân không đảm bảo cho sản xuất.

+ Tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp... của mọi thành viên tổ chức không đảm bảo theo chuẩn mực chung.

+ Sự sơ suất, bất cẩn, không tập trung của mọi thành viên trong tổ chức.

+ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cá nhân và tổ chức phải quan hệ với rất nhiều người, nhiều tổ chức khác nhau. Chính từ mối quan hệ này đã phát sinh các nhân tố có thể gây ra rủi ro, tổn thất cho cá nhân hoặc tổ chức. Đây là những nguyên nhân rủi ro, tổn thất từ hành vi của đối tác trong kinh doanh hoặc của người thứ ba gây ra. 

Nguyên nhân rủi ro cho dù là khách quan hay chủ quan đều là nguồn gây ra rủi ro hoặc nhân tố làm tăng nguy cơ xảy ra rủi ro, mối hiểm họa cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bản thân 2 nhóm rủi ro này khác nhau, đối với nguyên nhân rủi ro khách quan người ta rất khó loại bỏ; đối với nguyên nhân rủi ro chủ quan, tuy rất phức tạp nhưng có thể kiểm soát bằng nhiều biện pháp khác nhau. Thực tế những rủi ro có nguyên nhân chủ quan chiếm đa số về cả tần suất và cả mức độ nghiêm trọng của rủi ro, tổn thất.

4. Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro trong kinh doanh

Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro được hiểu là những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp làm gia tăng rủi ro, nguy cơ rủi ro. Các nhân tố này có ảnh hưởng theo hai hướng: thứ nhất, làm giảm bớt nguy cơ rủi ro hoặc thứ hai, làm gia tăng nguy cơ rủi ro. 
4.1. Thái độ của con người với rủi ro
Thái độ là trạng thái tinh thần của con người đối với bối cảnh, môi trường và sự kiện tác động tới các lợi ích của họ, nó được thể hiện ở trong các tâm trạng vui, buồn, sung sướng, sợ hãi, bàng quan, chấp nhận... Khi nghiên cứu về thái độ của con người với rủi ro tác giả thấy rằng: thái độ có thể ảnh hưởng tới rủi ro theo các chiều hướng khác nhau. Trong kinh doanh cũng vậy, thái độ của con người là một nhân tố quan trọng làm tăng hoặc giảm rủi ro trong kinh doanh. Nếu như người ta chủ quan, xem thường, không quan tâm, mất cảnh giác... thì rủi ro sẽ xảy ra thường xuyên hơn và hậu quả cũng nặng nề hơn. Ngược lại, nếu như người luôn quan tâm, cảnh giác, thì rủi ro sẽ ít xảy ra hơn hoặc nếu xảy ra sẽ ít nghiêm trọng hơn. Bởi sự thật rằng: thái độ của con người ta với rủi ro sẽ ảnh hưởng đến hành vi của họ.  Khi người ta lo sợ và quan tâm đến rủi ro thì người ta tìm cách phòng chống rủi ro, qua đó có thể hạn chế được rủi ro. Như vậy, có thể nói thái độ của con người có ảnh hưởng gián tiếp tới rủi ro và tổn thất.

Rõ ràng khi rủi ro, tổn thất đã xảy ra thì hầu hết mọi người đều thấy sợ hãi,  nuối tiếc về tài sản, sức khoẻ... của mình đã mất. Khi mà rủi ro, tổn thất chưa xảy ra thì thái độ của con người với rủi ro lại rất khác nhau, thậm chí nó thay đổi ngay  ở bản thân mỗi người. Nghiên cứu về thái độ của con người với rủi ro có thể chia thành 3 nhóm:

+ Nhóm người thích rủi ro, mạo hiểm .

Đây là nhóm người ưa thích sự mạo hiểm, thích tìm những cảm giác mới lạ. Chính sự mạo hiểm, cảm giác mới lạ là nguyên nhân giúp cho họ say mê với rủi ro.

Trong nhóm người này cũng có thể chia thành 2 loại:

- Thứ nhất: Nhóm người thích rủi ro, mạo hiểm nhưng tìm mọi cách để hạn chế rủi ro xảy ra. Đại diện điển hình của nhóm này là những nhà kinh doanh, bởi kinh doanh phải biết mạo hiểm mới hy vọng kiếm được lợi nhuận cao. Lợi nhuận cao là món quà, là phần thưởng cho những người biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm. Nhiều khi nhà quản trị phải ra những quyết định trong những điều kiện thiếu thông tin, quyết định này chứa đựng rất nhiều rủi ro, nhưng để chớp thời cơ trong kinh doanh buộc phải mạo hiểm.   Nhưng đương nhiên họ không phải là những người chấp nhận rủi ro, mạo hiểm một cách mù quáng. Là người khôn ngoan khi cần họ sằn sàng mạo hiểm, nhưng họ là người luôn cảnh giác và tìm mọi cách để hạn chế rủi ro.

- Nhóm người thích rủi ro, mạo hiểm nhưng chấp nhận, phó mặc cho rủi ro, không tìm cách để hạn chế rủi ro. Đây có thể là những hành động phiêu lưu, liều lĩnh của một số người trong trạng thái phấn khích hay bị kích động nào đó.

+ Nhóm người bàng quan với rủi ro.

Là những người không tỏ rõ thái độ nào với rủi ro, cho dù rủi ro tồn tại hay không thì điều đó cũng không ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ. Thông thường trong cuộc sống cũng như kinh doanh, loại người này có thái độ trung bình chủ nghĩa, an phận, thủ thường, ngại va chạm giao tiếp với mọi người, bất cần, không quan tâm, không biết sợ, không biết hậu quả của rủi ro, bàng quan với thế giới xung quanh...Họ thường là nhưng người chưa đủ tuổi trưởng thành để nhận thức được thế giới hoặc là những người có cá tính đặc biệt hoặc là những người mắc bệnh thần kinh phân liệt...

+ Nhóm người sợ rủi ro.

Có lẽ đại đa số con người khi đã nhận thức được đều biết sợ trước những rủi ro, bất trắc gặp phải trong cuộc sống, cũng như trong lao động sản xuất, kinh doanh.

Tuy vậy, trong nhóm người sợ rủi ro có thể chia thành 2 loại:

· Nhóm người chấp nhận rủi ro:

Là những người mặc dù lo sợ nhưng vẫn phải chấp nhận rủi ro bởi không thể tránh được hoặc không có điều kiện tránh được.

· Nhóm người phòng chống rủi ro:

Là nhóm người khi đối mặt với những rủi ro tìm mọi cách để chống lại rủi ro. Đương nhiên, họ chỉ chấp nhận các phương pháp phòng chống, hạn ché rủi ro khi mà các chi phí rủi ro hợp lý, tương xứng với giá trị cần được bảo vệ và tuỳ theo tính chất nghiêm trọng của rủi ro đối với con người. Ví dụ: Người ta sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền rất lớn để bảo vệ cho tính mạng và sức khoẻ của họ. Nhưng họ lại rất cân nhắc khi phải bỏ một số tiền nhỏ để bảo hiểm cho tài sản hoặc hành vi trách nhiệm dân sự của mình.

Như vậy, khi nghiên cứu thái độ của con người với rủi ro chúng ta thấy rằng chi phí rủi ro là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn đến thái độ của con người với việc phòng chống rủi ro. Nếu như chi phí rủi ro quá lớn thì hầu hết mọi người có xu hướng chấp nhận rủi ro, còn ngược lại nếu như chi phí rủi ro nhỏ thì mọi người lại có xu hướng phòng chống rủi ro. Hay cùng một loại rủi ro nếu chi phí rủi ro thay đổi cũng sẽ làm thay đổi thái độ con người với rủi ro. Chẳng hạn: nếu chi phí rủi ro thay đổi từ thấp lên cao cũng sẽ thay đổi thái độ của người từ việc phòng chống sang chấp nhận rủi ro và ngược lại.

Tóm lại: Thái độ của con người với rủi ro là một trong những yếu tố quyết định đến hành vi của họ với rủi ro. Nếu như người ta bàng quan đối với rủi ro thì hầu như họ không có biện pháp nào để đối phó với rủi ro, còn nếu như họ lo sợ trước các rủi ro thì họ sẽ tìm cách này hay cách khác để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, chi phí rủi ro cũng sẽ .ảnh hưởng tới thái độ của họ với rủi ro. Để có cơ sở cho việc hình thành và phát triển một số ngành kinh doanh, ngành phúc lợi xã hội như bảo hiểm, y tế, an ninh... cần phải nghiên cứu một cách đầy đủ về rủi ro cũng như thái độ con người với rủi ro.

4.2. Hành vi của con người với rủi ro
Rõ ràng thái độ của con người ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi của họ, nhưng hành vi mới là những ảnh hưởng có tính chất quyết định trực tếp đến rủi ro.  Hành vi của con người có thể được chia ra làm 2 loại: 

+ Hành vi có ý thức: 

Đó là hành vi được tạo dựng trên cơ sở ý thức chủ quan hoặc khách quan của con người. ý thức chủ quan dựa trên cơ sở cảm nhận, cảm giác, do vậy rất dễ bị mắc những sai lầm dẫn đến rủi ro xảy ra. Còn ý thức khách quan được tạo dựng trên cơ sở nhận thức khoa học, nên thường ít mắc phải những sai lầm và rủi ro ít khi xảy ra. 

+ Hành vi vô thức: 

Vô thức là trạng thái tinh thần của con người không nhận biết được đầy đủ hoàn cảnh, môi trường, sự vật, hiện tượng và làm chủ được bản thân. Trạng thái vô thức là trạng thái con người hoạt động theo bản năng không dựa trên cơ sở ý trí, tình cảm. Vô thức là khi con người ta không biết yêu, ghét, sợ sệt, là khi con người không tự làm chủ được bản thân mình và không biết mình là ai. Trạng thái vô thức thường xuyên xảy ra ở những người mắc bệnh tâm thần, trẻ nhỏ hoặc người già. Tuy nhiên, trạng thái vô thức còn có thể xuất hiện bất cứ một người bình thường trưởng thành nào khác khi họ làm việc căng thẳng hoặc quá tập trung suy nghĩ vào một vấn đề, công việc nào đó. Tuỳ theo hoàn cảnh, công việc, tính chất công việc mà trạng thái vô thức xảy ra nhiều hay ít.

Hành vi vô thức là sản phẩm của trạng thái vô thức của con người. Nó thường xảy ra khi con người ta rơi vào trạng thái vô thức. Chẳng hạn: như người ta nhiều khi gặp phải tình trạng không biết mình làm gì, đi về đâu. Khi có trạng thái vô thức, hoạt động con người thường theo bản năng, thói quen nên rất dễ gặp phải những rủi ro, tổn thất.

4.3. Nhóm nhân tố tác động tới rủi ro thuộc môi trường kinh doanh.

Môi trường kinh doanh là môi trường hoạt động của các doanh nghiệp luôn chụi sự tác động của môi trường chính trị, pháp lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế văn hóa và xã hội. Sự tác động của các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh mang tính hai mặt, mặt tích cực là thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế;  mặt bất lợi làm giảm sút lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh. Sau đây là một số nhân tố cơ bản thuộc môi trường kinh doanh có ảnh hưởng và tác động đến rủi ro, tổn thất trong hoạt động kinh doanh.

* Nhóm nhân tố tác động thuộc môi trường chính trị.

Ngày nay, mỗi quốc gia đều tồn tại và phát triển gắn liền với những thể chế chính trị nhất định. Thể chế chính trị lại được hình thành bởi quá trình đấu tranh của các giai cấp và nhân dân. Sự ổn định chính trị là điều kiện vô cùng quan trọng đảm bảo cho một quốc gia phát triển và thịnh vượng. Phát triển  kinh tế luôn có mối quan hệ biện chứng với chính trị. Kinh doanh trong một môi trường chính trị ổn định là điều kiện cần cho sự thành công của các doanh nghiệp. Với một môi trường chính trị bất ổn định, doanh nghiệp sẽ luôn gặp phải những rủi ro bất khả kháng không lường trước được. Hậu quả của những loại rủi ro này sẽ rất nghiêm trọng đối với một tổ chức, bởi vì rủi ro chính trị thường là nguyên nhân của nhiều nguyên nhân rủi ro, tổn thất khác và tạo ra "chuỗi rủi ro".

* Nhóm nhân tố tác động thuộc môi trường pháp lý.

Môi trường pháp lý là toàn bộ những qui phạm, qui tắc ứng xử, qui định về phạm vi, quyền hạn của cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh, hành nghề trong một quốc gia lãnh thổ. 

Môi trường pháp lý ổn định là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho các doanh nghiệp ổn định, yên tâm phát triển kinh doanh. Sự thay đổi theo hướng bất lợi của các qui phạm, qui định của văn bản pháp lý, chẳng hạn như: Thắt chặt chính sách quản lý, tăng thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa... hoặc có sự chồng chéo của các văn bản pháp luật là nguyên nhân làm tăng rủi ro trong kinh doanh, làm suy giảm niềm tin của các doanh nghiệp.

Ví dụ: Một doanh nghiệp xây dựng phương án kinh doanh, tiến hành đầu tư công nghệ mới để sản xuất sản phẩm nhằm tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật phải họ phải dự tính các khoản chi phí làm cơ sở cho hoạch toán kinh doanh trong đó có các loại thuế. Trong quá trình kinh doanh, Chính phủ tăng thuế nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu chủ yếu của doanh nghiệp, tức là đã phát sinh một khoản chi phí không lường trước. Doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị thua lỗ trong kinh doanh, thậm chí có thể bị phá sản. 

* Nhóm nhân tố kinh tế.

Nhân tố kinh tế thường khá phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. ảnh hưởng này nhiều khi lại trái ngược nhau, có những ảnh hưởng thuận chiều làm gia tăng tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh, có ảnh hưởng ngược chiều (quan hệ nghịch) dẫn đến những suy giảm sự phát triển và kết quả kinh doanh. Nhóm nhân tố kinh tế bao gồm:

+ Sự biến động của chu kỳ kinh doanh: Chu kỳ kinh doanh chính là sự phát triển kinh tế theo chu kỳ, là quy luật kinh tế đặc trưng một nền kinh tế thị trường. Biểu hiện của chu kỳ kinh doanh là khủng hoảng kinh tế làm gia tăng nguy cơ rủi ro cho doanh nghiệp. Nhận thức được chu kỳ kinh doanh là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp, nhằm điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp qua đó hạn chế được rủi ro trong kinh doanh.

+ Tài chính: Biến động bất lợi của nguồn tài chính làm gia tăng mối hiểm hoạ của môi trường kinh doanh, giảm sút đầu tư, giảm sút tăng trưởng kinh tế, gây biến động tiền tệ vượt qua mức kiểm soát...

+ Tiền tệ: Tiền tệ là công cụ đắc lực trong hoạt động kinh doanh, nhưng nó như con dao 2 lưỡi, có rất nhiều tác động không tốt gây ra những rủi ro trong kinh doanh. Ví dụ: Sự biến động tăng của tỷ giá hối đoái (mất giá của đồng nội tệ) sẽ có thể làm lợi cho doanh nghiệp chuyên xuất khẩu, nhưng lại có hại cho doanh nghiệp chuyên nhập khẩu. Hoặc sự mất giá của đồng tiền là một trong nguyên nhân kích cầu, nhưng nếu mất giá quá lớn sẽ làm giảm lợi nhuận của người sản xuất kinh doanh, bần cùng hóa  người lao động.

+ Cung: Cung hàng hóa là sự thể hiện khả năng đưa ra thị trường một lượng hàng hóa với một mức giá xác định. Sự biến đổi của cung một loại hàng hóa cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn định trong sản xuất và đời sống. Ví dụ: Nếu cung tăng (dư cung) dẫn đến giá giảm, doanh thu giảm, sản xuất bị thua lỗ. Nếu cung giảm (thiếu cung) dẫn đến giá tăng, chi phí đầu vào tăng nên, giá thành tăng, lợi nhuận giảm.

+ Cầu: Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán về một loại hàng hóa  của cá nhân hoặc doanh nghiệp với một mức giá xác định. Sự biến đổi của cầu dẫn đến những tác động tốt hoặc xấu tới nền kinh tế. Chẳng hạn như cầu tăng (dư cầu) giá cả hàng hóa sẽ tăng, làm kích thích sản xuất phát triển, nhưng đồng nghĩa với giá cả hàng hóa tăng là chi phí sản xuất cũng tăng, đời sống của người lao động thêm khó khăn. Hoặc cầu giảm (thiếu cầu) giá cả hàng hóa giảm, hàng hóa không tiêu thụ được, hoặc doanh thu giảm, lợi nhuận giảm...

+ Giá cả: Giá cả hàng hóa trên thị trường vào từng thời điểm được xác định trên cơ sở tác động qua lại của cung và cầu hàng hóa, đồng thời có sự chi phối của các tổ chức hoặc Chính phủ. Giá cả hàng hóa vừa dễ thay đổi, vừa phức tạp, bởi giá cả hàng hóa chịu sự tác động của rất nhiều nhân tố khác nhau trong mối quan hệ giao dịch giữa các bên và các yếu tố tác động khác trên thị trường. Cùng một loại hàng hóa, cùng một thời điểm, có thể giá cả hàng hóa ở chỗ này tăng nhưng chỗ khác lại giảm hoặc ngược lại. Hoặc có doanh nghiệp chớp được thời cơ tung hàng hóa ra một cách kịp thời đã bán được giá cao, thu được lợi nhuận cao, bù đắp được những chi phí kinh doanh. Nhưng cũng có doanh nghiệp bỏ lỡ thời cơ đã không thành công trong kinh doanh. Mặt khác, khi xây dựng phương án kinh doanh, các doanh nghiệp thường xác định cho mình một mức giá phù hợp với thị trường, nhưng vào thời điểm tung hàng hóa ra thị trường, giá cả hàng hóa bất ngờ giảm mạnh gây rất nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp. Có lẽ yếu tố sụt giá đột ngột, hoặc tăng giá mạnh là yếu tố đáng sợ và là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp. 

+ Cạnh tranh: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường chính là những thủ pháp của các doanh nghiệp nhằm giành được nhiều thị phần, uy tín và lợi nhuận trong kinh doanh. Do vậy, cạnh tranh có thể kích thích sản xuất phát triển bằng cách nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, nhưng cũng không tránh khỏi những biện pháp thiếu lành mạnh: " cá lớn nuốt cá bé "  dẫn đến tiêu diệt lẫn nhau. Nếu như doanh nghiệp không xác định cho mình một chỗ đứng, có chiến lược kinh doanh tốt, sách lược mềm dẻo, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm...thì không có khả năng cạnh tranh trong một nền kinh tế mở, sẽ bị thất bại trên thương trường.

+ Lạm phát: Lạm phát chính là sự giảm sút giá trị của hàng hóa, được biểu hiện qua sự mất giá của đồng tiền trước khả năng thanh toán, thất nghiệp gia tăng.  Lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, làm cho hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, làm tăng mức độ rủi ro trong đầu tư khi người ta phải bỏ một lượng vốn rất lớn nhưng sau một thời gian kinh doanh không thu hồi vốn tính theo giá trị cũ.  Nếu lạm phát quá nhanh, mọi người sẽ đầu cơ nhiều hàng hóa, từ đó hạn chế lưu thông trao đổi hàng hóa, đương nhiên sản xuất cũng không thể phát triển.

4.4. Nhóm nhân tố tác động thuộc điều kiện tự nhiên.

Thế giới xung quanh chúng ta là một thế giới tự nhiên chứa đựng nhiều bất trắc, bởi những hiện tượng thiên tai như bão lụt, gió xoáy, động đất, núi lửa phun... Lịch sử phát triển của loài người là lịch sử  đấu tranh chống lại thiên tai, chống lại những hiện tượng tự nhiên bất lợi nhằm không ngừng cải tạo, làm chủ để phục vụ cho lợi ích của con người. Một điều rất không may là cùng với sáng tạo kỹ thuật để khám phá, làm chủ tự nhiên con người đã không ngừng làm xấu đi điều kiện sống, môi trường tự nhiên. Hiện tượng trái đất đang nóng dần, bão lụt xảy ra liên miên không dự báo được, lỗ thủng tầng ôzôn ngày càng rộng... là điều minh chứng cho nhận định này. Kết quả là những rủi ro do những hiện tượng tự nhiên đang có xu hướng ngày càng tăng và là mối lo ngại của mọi người.

4.5. Nhóm nhân tố tác động thuộc điều kiện kỹ thuật, công nghệ.

Kỹ thuật là nhân tố nền tảng quyết định sản xuất, quyết định tăng năng suất lao động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoa học kỹ thuật phát triển nhằm để phòng chống, hạn chế những rủi ro, chế ngự thiên nhiên, chống lại bệnh tật... nhưng xét về phương diện nào đó, sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng tạo ra những loại rủi ro mới trong cuộc sống. Ví dụ: Khi động cơ đốt trong được sáng tạo và áp dụng vào vận tải thì những rủi ro tai nạn giao thông có xu hướng tăng lên; hoặc cùng với sự phát triển của năng lượng nguyên tử thì các rủi ro về nguyên tử, hạt nhân xuất hiện và có nguy cơ đe dọa đến cuộc sống con người...

Mặt khác, trong kinh doanh, đôi khi khoa học kỹ thuật mới ra đời và nhanh chóng được áp dụng sẽ là nguy cơ rủi ro trong đầu tư cho nhiều doanh nghiệp đang áp dụng kỹ thuật cũ. Để phòng chống rủi ro loại này nhiều doanh nghiệp phải buộc mua lại bằng phát minh kỹ thuật mới để ngăn chặn phổ biến kỹ thuật  mới.

4.6. Nhóm nhân tố thuộc điều kiện xã hội.

Nói đến xã hội là đề cập đến quan hệ con người và con người, gia đình, họ tộc, đến triết lý, tôn giáo, khế ước, đạo đức, tập quán, văn hóa, lịch sử của loài người...

Trong kinh doanh quốc tế không thể không đề cập đến môi trường xã hội, nếu như có hiểu biết sâu sắc về xã hội, sẽ giúp cho doanh nghiệp có một nền tảng vững chắc trong kinh doanh. Nếu kinh doanh mà thiếu tri thức về xã hội sẽ gặp nhiều bất trắc và rủi ro. Ví dụ:

+ Mối quan hệ trong xã hội hết sức phong phú, đa dạng nhiều chiều, nhiều khi những quan hệ này giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí trong kinh doanh, đảm bảo thành công và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Nếu như có sự thân quen, tin tưởng người ta không nhất thiết phải đặt cọc để bảo đảm các quan hệ kinh tế, như vậy sẽ giảm được sự phiền hà, chi phí trong kinh doanh.

+ Tôn giáo: Đối với nhiều dân tộc thì tôn giáo trở thành quốc đạo, là nền tảng cơ sở xã hội. Nếu không hiểu biết về tôn giáo của khách hàng mà vi phạm những điều cấm kỵ là một trong những nguy cơ lớn ảnh hưởng kết quả giao dịch đàm phán trong kinh doanh.

+ Văn hóa: Ngày càng có nhiều người quan tâm đến yếu tố văn hóa trong kinh doanh, nhất là những sản phẩm hàng hóa có chứa đựng những nét văn hóa, truyền thống của dân tộc. Hơn nữa đại đa số các quốc gia khi xuất khẩu hàng hóa đều muốn thông qua đó gây những ảnh hưởng về văn hóa của dân tộc mình với cộng đồng thế giới.

+ Tập quán: Tập quán trong buôn bán quốc tế ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động kinh doanh ngoại thương. Nếu không nắm vững tập quán buôn bán quốc tế doanh nghiệp có thể gặp phải những rủi ro đáng tiếc.

Tóm lại: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro, tổn thất trong kinh doanh ngoại thương càng trở lên quan trọng bởi tính đa dạng, phức tạp, khó kiểm soát của nó. Nhận thức đầy đủ những nhân tố ảnh hưởng là điều kiện cho các doanh nghiệp có biện pháp khuyếch trương những mặt tích cực và hạn chế những mặt bất lợi đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Phân loại những nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro, tổn thất theo những tiêu thức khoa học là cơ sở cho việc hình thành các biện pháp nhằm giảm bớt mối hiểm họa, nguy cơ rủi ro, cải thiện môi trường kinh doanh.

Chương 2:
Các phương pháp xác định rủi ro, đo lường tổn thất 

trong kinh doanh.

Muốn biết được mức độ nguy hiểm, nghiêm trọng và xác suất xảy ra rủi ro không còn cách nào khác là cần phải đo lường rủi ro và tổn thất. Chỉ khi nào biết rõ được khả năng xảy ra, mức độ nghiêm trọng của rủi ro,  tổn thất thì chúng ta mới có khả năng kiểm soát được nó.

Vì vậy, xác định rủi ro, đo lường tổn thất là công việc cần thiết và quan trọng trong nghiên cứu về rủi ro, tổn thất trong kinh doanh.

Xác định rủi ro là xác định xác suất rủi ro (một đại lượng đặc trưng cho rủi ro) thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Xác suất rủi ro thể hiện khả năng xuất hiện của rủi ro trong mỗi phép thử hay một lần quan sát. Xác suất rủi ro phản ánh mức độ thường xuyên hoặc không thường xuyên hoặc hiếm khi rủi ro xảy ra. Sự xuất hiện của rủi ro có mang tính qui luật hay không? Những kết luận này rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta nhận định môi trường hoạt động, phạm vi, lĩnh vực kinh doanh... có nhiều rủi ro hay không?

Đo lường tổn thất là nhằm xác định mức độ nghiêm trọng, những ảnh hưởng về thiệt hại gây cho con người khi biến cố xảy ra; đồng thời, đo lường tổn thất còn nhằm xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở cho việc khiếu nại, bồi thường, tính toán chi phí trong kinh doanh... Khi đo lường tổn thất thường qui về giá trị để xác định tổn thất; tuy nhiên, nhiều khi việc xác định tổn thất mà qui về bằng tiền sẽ rất khó khăn và không chính xác. Những con số về giá trị thiệt hại sẽ cho chúng ta thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và về sức khỏe, tinh thần của con người.

Xác định rủi ro, đo lường tổn thất phải được sử dụng bằng nhiều phương pháp khác nhau, kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Lựa chọn phương pháp nào còn tùy thuộc vào từng loại rủi ro, tổn thất. Sau đây xin giới thiệu khái quát một số phương pháp cũng như ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp xác định rủi ro tổn thất.

1. Các phương pháp xác định rủi ro.

Người ta có thể sử dụng một số phương pháp sau đây để đo lường tần số rủi ro, tổn thất (xác suất rủi ro, tổn thất).

1.1. Phương pháp thống kê kinh nghiệm.


Tần số rủi ro tức là số lần xảy ra trong một số biến cố được xác định có thể trong vòng một khoảng thời gian nào đó (thí dụ: 1 năm), hoặc một số đủ lớn biến cố đã xảy ra. Quan sát biến cố này trong khoảng thời gian càng dài càng tốt, hoặc mẫu quan sát càng lớn càng tốt, thì độ tin cậy của tần số xuất hiện rủi ro càng cao.

Để đo lường tần số rủi ro có thể áp dụng công thức sau:

· Trường hợp rủi ro xảy ra ít hơn một lần trong một năm.

T = P = r/N
T: Tần số rủi ro.

P: Xác suất rủi ro.

r: Số lần xảy ra rủi ro quan sát trong tổng số năm N.

N: Tổng số năm quan sát.

· Trường hợp rủi ro xảy ra theo số lần quan sát:

Ti = Pi = ri /n  hoặc Ti = Pi =  
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ri /n

Ti: Tần số của i loại rủi ro (hoặc rủi ro thứ i)

Pi: Xác suất của i loại rủi ro (hoặc của rủi ro thứ i)
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ri: Là tổng số xuất hiện rủi ro của i loại rủi ro (hoặc của rủi ro thứ i) trong một thời gian nhất định.

n:  là tổng số lần quan sát trong một khoảng thời gian nhất định.

1.2. Phương pháp xác suất thống kê:

Là phương pháp ước lượng xác suất rủi ro dựa trên cơ sở định nghĩa, định lý và các thuật toán của xác suất cổ điển. Với những thông tin tìm được về những tổn thất, ví dụ như tần số sai hỏng, rủi ro... người ta có thể tính toán chính xác được xác suất sai hỏng, rủi ro có thể gặp phải trong tương lai.

ý nghĩa: Phương pháp này thường áp dụng đánh giá rủi ro độc lập, đơn lẻ, giúp cho nhà quản trị rủi ro nhanh chóng xác định được tần số của rủi ro, từ đó có biện pháp phòng chống một cách thích hợp.

1.3. Phương pháp ứng dụng phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên.

Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng mà trong kết quả của phép thử sẽ nhận một và chỉ một trong các giá trị có thể có với một xác suất tương ứng xác định.

Đại lượng ngẫu nhiên có thể là rời rạc hoặc liên tục. Rủi ro, nói chung là đại lượng ngẫu nhiên và có thể tồn tại dưới 2 dạng: đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu nhiên liên tục.

Người ta có 2 cách ứng dụng phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên:

Cách 1: Biết những giá trị có thể của đại lượng ngẫu nhiên, xác định qui luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên.

ý nghĩa: Xây dựng qui luật phân phối xác suất giúp chúng ta thấy mối quan hệ của biến cố ngẫu nhiên với xác suất, qua đó dự báo được khả năng xảy ra rủi ro mà có biện pháp phòng chống.

Cách 2: Biết qui luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, xác định giá trị của xác suất với điều kiện tương ứng với biến cố ngẫu nhiên.

ý nghĩa: Trên cơ sở hàm phân phối xác suất, nhà quản trị rủi ro sẽ đánh giá được xác suất rủi ro trong điều kiện cụ thể. 

1.4. áp dụng các qui luật phân phối xác suất.

Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và liên tục có thể được xuất hiện theo một qui luật nào đó tùy theo điều kiện của phép thử.

Trong thực tế, người ta thường áp dụng một số qui luật phân phối xác suất thông dụng sau đây trong việc nghiên cứu và xác định tần số (xác suất rủi ro) và các tham số liên quan.

· Qui luật phân phối chuẩn: N (
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,
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).

Đại lượng ngẫu nhiên liên tục X nhận các giá trị trong khoảng (-
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, +
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) gọi là phân phối theo qui luật chuẩn với các tham số là 
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2, nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:



f(x) = 
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Nếu nhà quản trị rủi ro biết được phân phối xác suất của chi phí rủi ro, tổn thất, họ có thể ước lượng được ngay tổn thất lớn nhất có lẽ có. Nhưng ít khi nào chi phí thực phù hợp với một phân phối xác suất lý thuyết nào đó. Tuy nhiên, theo "định lý giới hạn trung tâm" (của Liapunốp nhà toán học Nga) trong xác suất cho ta thấy tổn thất trung bình của một đơn vị trong một nhóm lớn có xu hướng theo phân phối chuẩn nếu thỏa mãn 3 điều kiện sau đây:

- Các đơn vị gặp rủi ro, tổn thất độc lập với nhau.

- Phân phối xác suất của các rủi ro, tổn thất của các đơn vị giống nhau.

- Phương sai của rủi ro tổn thất là hữu hạn.

Trong đó điều kiện tính độc lập là cốt yếu nhất. Nếu các rủi ro độc lập với nhau, tổn thất trung bình của một đơn vị trong một nhóm lớn sẽ xấp xỉ bằng phân phối chuẩn.

ý nghĩa: Qui luật phân phối chuẩn là qui luật phân phối được áp dụng rộng rãi trong thực tế. ứng dụng của qui luật phân phối chuẩn cho phép các nhà quản trị nói chung, trong đó có các nhà quản trị rủi ro nói riêng dự đoán tương đối chính xác về khả năng rủi ro, tổn thất xảy ra trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, đồng thời dự tính thiệt hại.

· Qui luật phân phối nhị thức: B (n, p).

Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X nhận một trong  các giá trị có thể có X=0,1,..., n với các xác suất tương ứng được tính bằng công thức:

Px = cnx px qn - x
(x = 0,1 ,... n) (công thức Bernoulli).

Gọi là phân phối theo qui luật nhị thức với các tham số là n và p.

Giống như phân phối chuẩn, phân phối nhị thức là phân phối hai tham số. Phân phối nhị thức có thể được sử dụng để mô tả phân phối số lượng các tai nạn khi các đơn vị trong một nhóm hoàn toàn độc lập về rủi ro, tai nạn và mỗi đơn vị có thể gặp tối đa là một tai nạn. Hai tham số trong phân phối nhị thức là: số lượng đơn vị (n) và xác suất để một đơn vị sẽ gặp tai nạn (p). 

1.5. Phương pháp dự báo, dự đoán.

Phương pháp dự báo, dự đoán rủi ro là phương pháp sau khi tổng hợp một loạt các ngẫu nhiên từ đó suy ra cái tất nhiên, từ một loạt vấn đề về hình thức từ đó suy ra nội dung cũng như bản chất.

Dự báo, dự đoán có thể được hình thành từ 2 cách:

Thứ nhất, trên cơ sở phân tích một cách khoa học về điều kiện môi trường, nhân tố ảnh hưởng... người ta đưa ra dự đoán, dự báo về những rủi ro có thể gặp phải. Cách này được nhiều người thừa nhận áp dụng, nhưng đòi hỏi phải có tương đối đầy đủ thông tin về đối tượng cần nghiên cứu.

Thứ hai, trên cơ sở phân tích tổng hợp, dựa vào một số yếu tố và những cảm quan đặc biệt của người nghiên cứu, người ta có thể dự đoán, dự báo rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Phương pháp này chưa có đủ luận cứ khoa học thực tế chứng minh nên khó thuyết phục được nhiều người, nhất là các nhà khoa học. Nhưng trong thực tế không ít các trường hợp đã được chứng minh tính xác thực của các dự đoán, dự báo theo phương pháp này.

Tóm lại: Qua các phương pháp trên cho chúng ta thấy đều có những ưu và nhược điểm. Do vậy để đảm bảo kết luận chính xác về những rủi ro, chúng ta cần lựa chọn phương pháp xác định phù hợp với từng loại rủi ro, đồng thời kết hợp nhiều phương pháp khác nhau.

2. Các phương pháp đo lường tổn thất.

Xác định tổn thất cũng là cần thiết hỗ trợ cho các phương pháp xác định rủi ro, qua đó đánh giá mức độ hậu quả của rủi ro đối với con người và đời sống của họ. 

Tùy theo từng loại tổn thất người ta có những phương pháp xác định khác nhau.

2.1. Phương pháp trực tiếp.

Đó là phương pháp xác định tổn thất hàng hóa bằng các cách: cân, đo, đếm thông thường. Phương pháp này áp dụng cho tổn thất bộ phận, tổn thất toàn bộ.

Phương pháp này có những ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm: Là xác định chính xác những tổn thất xảy ra.

* Nhược điểm: Chi phí quá tốn kém, không kinh tế nếu như là những hàng hóa có giá trị thấp. 

2.1. Phương pháp gián tiếp.

Là sử dụng cách đánh giá tổn thất một cách suy diễn tổn thất bởi đây là những thiệt hại vô hình, bao gồm: lợi ích mất hưởng, chi phí cơ hội, giảm sút về sức khỏe và tinh thần.

Phương pháp này có ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm: Giúp cho việc đánh giá tổn thất mà bằng các phương pháp trực tiếp không thể xác định được.

* Nhược điểm: Độ tin cậy không cao do những kết luận mang tính chủ quan của người đánh giá.

2.3. Phương pháp xác suất thống kê.

Là phương pháp xác định tổn thất bằng cách xác định các mẫu đại diện, trên cơ sở đó tính được tỷ lệ tổn thất trung bình, qua đó xác định tổng số tổn thất về hàng hóa.

Phương pháp này có ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm: Nhanh, giảm được chi phí về thời gian và tiền bạc.

* Nhược điểm: Độ chính xác không cao do dùng phương pháp ước lượng bình quân, do vậy không thể áp dụng cho tổn thất các mặt hàng quí, giá trị cao.

2.4. Phương pháp cảm quan.

Là phương pháp bằng kinh nghiệm của các chuyên gia xác định tỷ lệ tổn thất, qua đó ước lượng tổng số tổn thất về hàng hóa.

Phương pháp này có ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm: Nhanh chóng, kịp thời xác định đánh giá sơ bộ về tổn thất để có kế hoạch sử dụng các phương pháp đánh giá khác chính xác hơn.

* Nhược điểm: Độ tin cậy không cao, có thể mắc các sai lầm do mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức.

2.5. Phương pháp phân tích tổng hợp.

Tức là sử dụng tổng hợp các công cụ kỹ thuật, con người để đánh giá mức độ tổn thất.

Phương pháp này có ưu nhược điểm:

* Ưu điểm: Đánh giá một cách chính xác mức độ tổn thất của hàng hóa cả về hình thức và nội dung.

* Nhược điểm: Tốn kém về thời gian và tiền bạc nếu như phải phân tích tổn thất của toàn bộ lô hàng.

Tóm lại, để xác định rủi ro, đo lường tổn thất một cách chính xác làm cơ sở nghiên cứu về rủi ro, tổn thất đòi hỏi phải sử dụng linh hoạt các phương pháp khác nhau, kết hợp hỗ trợ cho nhau. Nghiên cứu để không ngừng tìm ra những công cụ, phương pháp mới nhằm giúp cho việc xác định rủi ro, tổn thất chính xác hơn, chi phí thấp hơn. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc ra những quyết định của các nhà quản trị trong kinh doanh.

Chương 3
Phân loại rủi ro trong kinh doanh.

Rủi ro trong kinh doanh có thể tồn tại dưới rất nhiều dạng khác nhau, có thể đo lường, dự đoán được nhưng cũng có thể không đo lường và tiên lượng một cách chắc chắn. Mỗi loại rủi ro tổn thất có thể xuất phát từ một hoặc một nhóm các nguyên nhân rất khác nhau, có những tính chất, phạm vi ảnh hưởng, hậu quả để lại, đối tượng tác động cũng rất khác nhau... Với mục đích tiếp tục nghiên cứu về bản chất rủi ro một cách đầy đủ, phát hiện quy luật vận động, nhận dạng, tiên lượng đầy đủ các loại rủi ro; đồng thời là cơ sở để xây dựng đề xuất các phương án quản trị rủi ro thích hợp nhằm phòng tránh từng loại rủi ro một cách tốt nhất cần thiết phải phân loại rủi ro theo từng tiêu chí cụ thể. 
1. Theo tính chất của rủi ro.

 Rủi ro có thể chia thành 2 loại: Rủi ro suy đoán và rủi ro thuần tuý.

a. Rủi ro suy đoán (còn được gọi là rủi ro suy tính hay rủi ro đầu cơ) tồn tại cơ hội kiếm lời cũng như nguy cơ tổn thất. Đây là loại rủi ro luôn gắn liền với khả năng thất bại trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, đầu cơ. Việc đầu tư vào mua cổ phiếu là một ví dụ điển hình: khoản đầu tư này có thể lãi, hòa vốn hoặc lỗ. Hoặc khi thực hiện một hoạt động sản xuất - kinh doanh người ta cũng có thể lãi, hòa vốn hoặc lỗ... Hòa vốn hoặc lỗ trong kinh doanh, đầu tư, đầu cơ là biểu hiện của rủi ro suy đoán. Rủi ro suy đoán có mặt hấp dẫn nào đó. Do vậy, con người thường tạo ra "cuộc chơi" trong đó mọi người cho rằng xác suất rủi ro nhỏ hơn xác suất thành công, tức là họ kỳ vọng đạt được những may mắn. Còn nếu như ai đó cho rằng xác suất rủi ro lớn hơn xác suất thành công thì ắt "cuộc chơi" sẽ không thể diễn ra như dự định. Nhận định này tùy thuộc vào thái độ, cảm giác chủ quan của con người.Trong mỗi "cuộc chơi", thành công của người này có thể là thất bại (rủi ro) của người khác. Trong các trò chơi cá cược, tỷ lệ đặt cược sẽ tương xứng với mức độ rủi ro hoặc trong kinh doanh cũng vậy mức độ mạo hiểm tương xứng với mức độ rủi ro, nếu như có cơ hội thắng lớn thì rủi ro càng nhiều và ngược lại.

Biện pháp hạn chế rủi ro suy đoán là né tránh rủi ro bằng cách không tham gia những "cuộc chơi" mà trong đó có những rủi ro. Nhưng loại rủi ro này lại thường xuất hiện trong kinh doanh, nên việc né tránh không phải bao giờ cũng có thể thực hiện được, bởi né tránh rủi ro tức là phải từ bỏ kinh doanh. Công ty bảo hiểm cũng không chấp nhận bảo hiểm cho những rủi ro này. 

b. Rủi ro thuần túy (còn được gọi là rủi ro thuần): Là những rủi ro chỉ có thể dẫn đến những thiệt hại mất mát mà không có cơ hội kiếm lời. Rủi ro loại này có nguyên nhân từ những đe dọa nguy hiểm luôn rình rập như những hiện tượng tự nhiên bất lợi hoặc những hành động sơ ý, bất cẩn của con người hoặc là những hành động xấu của người khác gây ra... Hầu hết những rủi ro xuất hiện trong thực tế hiện nay đều thuộc loại rủi ro thuần túy, tức là những rủi ro có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện tùy theo những nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro. Bất cứ ở đâu, khi nào mà rủi ro thuần túy xảy ra thì tổ chức, cá nhân hoặc xã hội sẽ bị mất mát, thiệt hại về tài sản cũng như tinh thần. Chẳng hạn như: Một tàu biển chở hàng hóa, không may bị va phải đá ngầm và bị đắm. ở đây không ai có lợi mà cá nhân, tổ chức và xã hội đều bị thiệt hại. Như vậy, rủi ro thuần túy liên quan đến việc phá hủy tài sản, giảm sút giá trị và không ai có thể hưởng lợi từ việc mất mát tài sản. Trong kinh doanh ngoại thương rủi ro thuần tuý bao gồm: đổ vỡ, nước biển cuốn trôi, lây bẩn, tàu mắc cạn, mất tích, cháy nổ, đầu tư sai lầm, động đất, núi lửa phun...

Việc phòng chống rủi ro thuần túy một cách tốt nhất là làm sao để nó không xảy ra, nhưng điều này không thể, bởi rủi ro tồn tại khách quan. Người ta có thể phòng chống, hạn chế rủi ro bằng nhiều phương pháp khác nhau như tác động đến các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro, qua đó giảm nhẹ tổn thất, hoặc chia sẻ rủi ro bằng cách mua bảo hiểm...

2- Theo phạm vi ảnh hưởng của rủi ro.

Rủi ro có thể được chia thành 2 loại rủi ro cơ bản và rủi ro riêng biệt:

a- Rủi ro cơ bản: Là những rủi ro sinh từ những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Hậu quả của rủi ro cơ bản thường rất nghiêm trọng, khó lường, có ảnh hưởng tới cộng đồng, toàn bộ xã hội. Hầu hết các rủi ro cơ bản đều xuất phát từ sự tác động tương hỗ thuộc về kinh tế, chính trị, xã hội. Nó có thể bao gồm nhiều loại rủi ro mà chúng ta đã nói đến như: nạn thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế, tiền tệ, lạm phát, chiến tranh, xung đột chính trị, động đất, núi lửa phun, bão, lụt, cháy nổ...

Với những rủi ro cơ bản thì biện pháp phòng chống, hạn chế tốt nhất của quốc gia, tổ chức hay cá nhân là dự báo chính xác và né tránh rủi ro. Ngoài ra, tùy theo loại rủi ro mà người ta có thể hạn chế bằng cách mua bảo hiểm hoặc tác động làm giảm thiệt hại.

b- Rủi ro riêng biệt: Là những rủi ro xuất phát từ các biến cố chủ quan và khách quan của từng cá nhân, tổ chức, nó vừa nằm ngoài, vừa nằm trong bản thân các suy nghĩ và hành vi của con người. Loại rủi ro này chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của từng cá nhân hoặc tổ chức. Nếu xét về hậu quả, đối với một tổ chức có thể rất nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến xã hội. Ví dụ: Rủi ro do định hướng chiến lược sai lầm hoặc  rủi ro do đầu tư sai vào một thị trường hoặc rủi ro phá sản...

Với rủi ro riêng biệt, biện pháp phòng chống rủi ro tốt nhất là quản trị rủi ro hoặc tự điều chỉnh hành vi để hạn chế rủi ro... Tuỳ theo loại rủi ro mà có thể khắc phục bằng cách như mua bảo hiểm, tự bảo hiểm, di chuyển rủi ro, phân chia rủi ro.

Tuy nhiên, phân biệt rủi ro cơ bản và riêng biệt chưa thật rõ ràng, vì rủi ro có thể được chuyển từ loại này sang loại khác một khi điều kiện khoa học kỹ thuật, môi trường kinh tế, chính trị, xã hội thay đổi. Chẳng hạn: Trước kia người ta quan niệm nạn thất nghiệp là rủi ro riêng biệt của từng cá nhân, ngày nay người ta cho rằng thất nghiệp là rủi ro cơ bản, ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội. Hoặc một vụ đắm tàu nếu không chở dầu thì đó là rủi ro riêng biệt, nhưng nếu chở dầu vết dầu loang rộng ảnh hưởng đến môi sinh, đó là rủi ro cơ bản.

3- Nhóm rủi ro từ tác động của môi trường vĩ mô.

Sự thay đổi các yếu tố của môi trường vĩ mô như kinh tế, chính trị, luật pháp, cạnh tranh trên thị trường, thông tin... theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp mà không dự báo được chính là nhóm loại rủi ro từ tác động của môi trường vĩ mô:

* Rủi ro kinh tế:

Là rủi ro do các nhân tố kinh tế vĩ mô gây bất lợi cho các doanh nghiệp và được thể hiện trên các yếu tố sau: suy thoái kinh tế, lạm phát, mức cung tiền tệ cao, mất khả năng thanh toán do tỷ lệ nợ ngắn hạn quá lớn so với dự trữ ngoại tệ, dự trữ ngoại tệ quá nhỏ so với kim ngạch nhập khẩu, tỷ lệ nợ nước ngoài quá lớn so với GDP, tỷ lệ thâm hụt cán cân thanh toán tài khoản vãng lai quá lớn, trách nhiệm của Chính phủ phải duy trì mức sống cao của nhân dân...

* Rủi ro chính trị:

Là sự thay đổi bất thường của các thể chế chính trị, cầm giữ, chiếm đoạt, quốc hữu hóa, sự phân biệt đối xử với thương nhân của chính quyền địa phương. Hoặc là những tác động của chiến tranh, bạo lực, bắt cóc... của các thế lực chính trên thế giới. Rủi ro chính trị có thể dẫn đến hậu quả nặng nề cho doanh nghiệp mà họ không có khả năng vượt qua. Với rủi ro chính trị biện pháp hạn chế tốt nhất là né tránh hoặc tạo ra sự thích nghi cao.

* Rủi ro pháp lý:

Rủi ro pháp lý có nguồn gốc từ: sự thay đổi về luật pháp liên quan kinh doanh, sự mập mờ, chồng chéo, không thống nhất của các văn bản pháp qui, sự thiếu thông tin trong việc phổ biến pháp luật, quá nhiều những điều chỉnh bất thành văn... Hậu quả của rủi ro pháp lý là những tranh chấp kiện tụng giữa các doanh nghiệp, tịch thu hàng hóa của chính quyền thậm chí thương nhân phải sa vào vòng lao lý tù đày. Biện pháp tốt nhất nhằm hạn chế rủi ro pháp lý là Chính phủ phải không ngừng hoàn thiện các văn bản pháp luật và xây dựng cơ quan xét xử đủ năng lực.

* Rủi ro cạnh tranh:

Là những áp lực bất ngờ không lường trước của doanh nghiệp trước sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, sự gia tăng bất thường về số lượng cũng như qui mô của các doanh nghiệp cùng ngành, sự xâm nhập mạnh mẽ của doanh nghiệp nước ngoài khi Chính phủ mở cửa kinh tế... Rủi ro cạnh tranh có thể dẫn đến sự thu hẹp thị trường doanh nghiệp, thậm chí doanh nghiệp có thể bị thôn tính và bị loại ra khỏi thị trường. Biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cạnh tranh là tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo lập khả năng thích nghi cao của doanh nghiệp.

* Rủi ro thông tin:

Là những sai lệch thông tin, chậm tiếp cận nguồn thông tin; phân tích xử lý thông tin thiếu chính xác... của doanh nghiệp. Hậu quả của rủi ro thiếu thông tin là doanh nghiệp luôn chậm chân hoặc thất bại trong kinh doanh. Biện pháp áp dụng cho hạn chế rủi ro thông tin là cải tiến phương pháp tiếp cận phân tích và xử lý nguồn thông tin, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, đào tạo cán bộ quản trị thông tin. Ngoài ra còn có thể tiếp cận rủi ro dưới góc độ môi trường vi mô của doanh nghiệp bao gồm những rủi ro xảy ra do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và của đối tác kinh doanh hoặc người thứ ba gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp. Chẳng hạn như: rủi ro trong giao dịch, ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, do dự đoán sai về thị trường...

4- Theo kinh doanh bảo hiểm.

 Rủi ro được chia thành:

a- Rủi ro được bảo hiểm: Là những rủi ro được ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà trong đó công ty bảo hiểm cam kết bồi thường cho những thiệt hại bao gồm: tổn thất và chi phí hợp lý nếu như rủi ro đó xảy ra. Thông thường rủi ro được bảo hiểm được quy định trong các quy tắc bảo hiểm mà công ty bảo hiểm áp dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, công ty bảo hiểm có thể bảo hiểm cho một số rủi ro cá biệt nếu có sự thoả thuận của công ty bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm.

b- Rủi ro không được bảo hiểm:

Nhóm rủi ro này được chia thành 2 loại:

· Rủi ro loại trừ: Là rủi ro không được công ty bảo hiểm chấp nhận cho dù người mua bảo hiểm có muốn hay không. Loại rủi ro này thường được ghi trong các qui tắc, điều lệ về bảo hiểm.

· Rủi ro không ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Chỉ có những rủi ro thoả thuận và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm mới được bảo hiểm,  còn lại toàn bộ những rủi ro mà người tham gia bảo hiểm không mua bảo hiểm cho hàng hóa, tài sản của mình và không được ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường.

c- Rủi ro thông thường: Là những rủi ro có thể được bảo hiểm trong những điều kiện bảo hiểm thông thường, ví dụ: các điều kiện A,B,C trong ICC 1982 hoặc các điều kiện A,B,C trong QTC 1990. Đây là những rủi ro đã được quy ước trong các qui tắc bảo hiểm, ví dụ: Nói đến điều kiện A (ICC 1982): tức là bảo hiểm cho mọi rủi ro trong hàng hải sau khi đã loại trừ những rủi ro loại trừ.

d- Rủi ro đặc biệt (rủi ro phụ): Là những rủi ro không được bảo hiểm trong những điều kiện bảo hiểm thông thường, muốn được công ty bảo hiểm bảo hiểm thì phải mua thêm. Ví dụ: Bảo hiểm cho những rủi ro đình công, chiến tranh, gỉ sắt, cong vênh, mất khả năng tài chính của chủ tàu... trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

5. Trong hoạt động kinh doanh.

Rủi ro chia thành 2 loại:

a- Rủi ro quản lý: Đây là những rủi ro gắn liền với những sai lầm về chiến lược, sách lược, chính sách kinh doanh và những quyết định thiếu sáng suốt của nhà quản trị. Loại rủi ro này thường ảnh hưởng khá nặng nề đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b- Rủi ro chuyên môn nghiệp vụ: Trong quá trình tác nghiệp, trên cơ sở  nhiệm vụ chuyên môn của mình có thể xảy ra những bất trắc, sai lầm, sơ xuất... do chủ quan hoặc thiếu kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh gây ra những thiệt hại về tài sản, tiền bạc, lợi ích mất hưởng, cơ hội kinh doanh. Đây là những rủi ro có thể khắc phục, hạn chế  bằng cách rèn luyện tính cẩn trọng, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm, không ngừng học hỏi những lĩnh vực khác nhau...

Chương 4
Một số rủi ro điển hình trong kinh doanh.

1. Rủi ro trong kinh doanh

1.1. Rủi ro lựa chọn sai đối tác kinh doanh
Đối tác trong kinh  doanh có vai trò rất lớn  đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong đó lựa chọn đối tác là nguyên nhân dẫn đến sự thành  hay bại của doanh nghiệp. Nếu như lựa chọn đúng đối tác giúp cho doanh nghiệp  không chỉ phát triển  mà còn có thể giảm bớt những thiệt hại không đáng có. Ngược lại, lựa chọn sai đối tác có thể dẫn đến những thiệt hại to lớn như  giảm doanh số, thu hẹp thị trường, tăng thiệt hại và chi phí, giảm lợi nhuận, tăng tranh chấp…Như vậy, lựa chọn sai đối tác được coi như một rủi ro của mọi doanh nghiệp nên tránh. 
1.2. Rủi ro do ra quyết định sai lầm trong kinh doanh
Ra quyết định là một chức năng, nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản trị. Để có những quyết định đúng đắn trong kinh doanh, các nhà quản trị cần có đầy đủ những thông tin liên quan kết hợp với sự nhanh nhạy, sáng suốt, trình độ, kinh nghiệm…Nhưng thực tế cho thấy rằng tất cả các điều này không phải bao giờ cũng có sẵn trong mỗi nhà quản trị , hầu hết mọi nhà quản trị thường phải ra quyết định trong các điều kiện thiếu thông tin và trong đó vì nhiêu lý do mà một số nhà quản trị chưa có đủ sự tỉnh táo, kinh nghiệm, năng lực cần thiết trong mỗi quyết định của mình. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những rủi ro bởi những quyết định sai lầm trong kinh doanh. Rủi ro loại này hết sức đa dạng có thể là những sai lâm chiến lược hoặc những sai lầm chiến thuật và hậu quả của nói cũng tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của mỗi quyết định và các biện pháp giảm thiểu rủi ro của doanh nghiệp.
1.3. Rủi ro mất thị trường kinh doanh
Đôi khi một doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất thị trường khi khách hàng từ chối hoặc không có đủ khả năng mua sản phẩm hiện có của doanh nghiệp. Mất thị trường là một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường thì thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mất hoặc giảm sút thị trường là báo hiệu đi xuống một cách toàn diện của doanh nghiệp, đó cũng là nguyên nhân quan trọng và trực tiếp buộc doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, sa thải công nhân  và nếu nghiêp trọng có thể dẫn đến pháp sản. Nguyên nhân dẫn đến mất hoặc thu hẹp thị trường đến từ bản thân nội tại của doanh nghiệp hoặc có thể đến từ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hoặc từ tình hình kinh tế vĩ mô. Như vậy, mất  hoặc thu hẹp thị trường có thể đến từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Các nguyên nhân chủ quan chủ yếu do công tác dự báo, dự đoán thị trường, công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp  cho thị trường có phù hợp hay không? Còn các nguyên nhân khách quan tác động đến doanh nghiệp là do tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế, những tác động của môi trường kinh doanh…
1.4. Rủi ro sụt giá sản phẩm, tăng giá vật tư
Sụt giá sản phẩm cùng với việc tăng giá vật tư  không lường trước là những rủi ro thường xuyên rình rập các doanh nghiệp. Sự biến động theo quy luật  cung cầu của nền kinh tế thị trường là nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối cung cầu của vật tư hàng hoá dẫn đến giá cả vật tư hàng hoá thay đổi thất thường mà các doanh nghiệp không luờng trước. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động của các doanh nghiệp được vận động theo quy luật giá trị , các doanh nghiệp luôn mong muốn tối đa hoá lợi nhuận nhưng các doanh nghiệp cung không biết phải sản xuất ra bao nhiêu sản phẩp cung cấp cho thị trường là vừa đủ, khi thì thừa nhưng có khi lại thiếu do luôn có một số các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, một số doanh nghiệp mới  gia nhập thị trường là cho sức cung hàng hoá trên thị trường tăng thêm. Tuy nhiên, do cung vượt cầu làm cho giá cả hàng hoá giảm dẫn đến một số doanh nghiệp thu hẹp sản lượng hoặc thậm chí  phải rời bỏ thị trường. Như vậy, nguyên nhân chính của việc giảm giá sản phẩm hoặc tăng giá vật tư cho sản xuất là sự tương tác giữa cung cầu hàng hoá và do không kế hoạch được toàn bộ nền kinh tế quốc dân trong việc sản xuất hàng hoá.
1.5. Rủi ro giao hàng

Giao hàng là trách nhiệm quan trọng bậc nhất của các nhà sản xuất cam kết thực hiện theo hợp đồng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà các nhà sản xuất không thực hiện giao hàng đầy đủ về số lượng, cơ cấu chủng loại, chất lượng hàng hoá và đặc biệt là thời gian tiến độ giao hàng. Việc không thực hiện giao hàng đúng quy định của hợp đồng của nhà cung cấp là rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Việc giao hàng không đúng quy định  thường xuất phát từ  rất nhiều nguyên nhân của nhà sản xuất trong chủ yếu do công tác quản trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp . Cụ thể từ việc lập kế hoạch , công tác đảm bảo vật tư, công tác tổ chức quản lý sản xuất và chuyển giao hàng hoá…Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh không khoa học, không dựa trên nghiên cứu thị trường, trên nhu cầu của khách hàng…là nguy cơ dẫn đến rủi ro trong việc tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp. Công tác bảo đảm vật tư thiếu chuẩn bị chu đáo dẫn đến vật tư không đủ, không đồng bộ, không kịp thời, không phù hợp về chất lượng…và công tác tổ chức quản lý sản xuất tại doanh nghiệp thiếu khoa học, thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của mỗi doanh nghiệp.
1.6. Rủi ro thanh toán, trả tiền

Thanh toán tiền hàng là trách nhiệm của người mua hàng, tuy nhiên vì nhiều lý do mà người mua không có đủ khả năng hoặc không muốn trả tiền hàng đúng cam kết. Hành vi không trả tiền đúng quy định của người mua chính là rủi ro của người bán.  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những rủi ro trong thanh toán trả tiền. Trước hết, là do không có những biện pháp ràng buộc chặt chẽ đối với người mua khi thương lượng, ký kết hợp đồng kinh tế dẫn đến tình trạng khách hàng lợi dụng hoặc chiếm dụng vốn. Tiếp đến là do không lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp gây ra những khó khăn trắc trở trong thanh toán trả tiền.  Ngoài ra còn do những nguyên nhân khác như rủi ro do sự biến động của tiền tệ ngoài dự kiến gây thiệt hại cho người bán.
1.7. Rủi ro vận chuyển

Vận chuyển hàng hoá là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình lưu thông hàng hoá trên thị trường. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng luôn phải đối mặt với những rủi ro không lường trước như mất mát, đổ vỡ, biến chất…của hàng hoá. Mặc dù ngày nay các phương tiện vận chuyển đã hiện đại hơn trước rất nhiều nhưng cũng không tránh được những rủi ro đáng tiếc mặc dù xác suất nhỏ trong lưu thông như đắm, trật bánh, lật úp, va đập…Ngoài ra trong quá trình vận chuyển hàng hoá thường bị  tổn thất trong khâu bốc xếp, do bảo quản không đúng kỹ thuật hoặc do biển thủ, do hao hụt tự nhiên…
2. Rủi ro đầu tư

Chúng ta xem xét rủi ro trên lựa chọn đầu tư của nhà quản trị, mức thu nhập mà nhà đầu tư yêu cầu và chứng khoán được định giá như thế nào trên thị trường vốn. Hiểu những nội dung này thì cần thiết cho các nhà quản trị không chỉ đầu tư chứng khoán mà còn bởi thu nhập đầu tư tác động chi phí vốn của công ty, ngược lại, ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, quản trị vốn ngân sách và quản trị vốn lưu động. 

2.1. Phân tích rủi ro đầu tư (risk analysis) 

Trong thực tiễn luôn tồn tại khả năng xuất hiện sự bất ổn có thể xảy ra và có thể không xảy ra, mặc dù doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và đánh giá sự phát triển trong tương lai. Mức độ tổn thất có thể giảm nếu đánh giá tất cả những khả năng và phân tích rủi ro tương ứng với thu hồi mong đợi. 

Ví dụ, nếu thu hồi đầu tư được xác định là 6% trong tình huống xấu nhất, 18% trong tình huống rủi ro trung bình và 24% trong tình huống tốt nhất, bất ổn sẽ tồn tại khi xác suất của những thu hồi này không được biết. Mức rủi ro sẽ được xác định bởi một lượng trung bình của thu hồi mong đợi. Độ lệch chuẩn càng lớn, rủi ro càng cao. 

2.2. Phân tích rủi ro dự án đầu tư

Trong phần này chúng ta sẽ xem xét làm thế nào sử dụng vốn tốt nhất bằng việc chọn những tài sản thích hợp nhất để đầu tư.

Lựa chọn đúng tài sản là đảm bảo cho lợi nhuận lâu dài của công ty, vì vậy cần phải được quyết định cẩn thận. Đánh giá dự án sẽ đưa trên thông tin trong tương lai, vì vậy sẽ phụ thuộc vào ước tính và dự báo thu nhập trong suốt thời gian tồn tại dự án. Vấn đề quan trọng của thông tin tốt được quan tâm mặc dù tương lai là không chắc chắn. Để xác định tính hấp dẫn của dự án, ba vấn đề phải được xem xét: đầu tư tiền mặt ròng (net cash investment), dòng ngân lưu ròng (Net cash flow) và chu kỳ kinh tế của dự án (economic life of project).

- Đầu tư tiền mặt ròng luôn bao gồm giá mua tài sản, chi phí vận chuyển, lắp đặt và vận hành. Kiểm soát chi tiêu giữa thời gian chấp nhận và thời gian hoàn thành. Nếu chi phí đầu tư ban đầu vượt ước tính ban đầu, tương lai của dự án có thể bị nguy hiểm.

- Dòng ngân lưu ròng thể hiện lợi ích kinh tế của đầu tư dự án. Dòng ngân lưu đo lường lợi ích (benefit) hơn là lợi nhuận (profit), và trực tiếp ảnh hưởng lên khả năng công ty đáp ứng chi phí và hoàn trả vốn. Lợi nhuận được xác định sử dụng nguyên tắc kế toán bao gồm một số hạch toán không tiền mặt (non - cash book entries). Yếu tố như khấu hao được tách khỏi thu nhập để xác định lợi nhuận kế toán, nhưng không phản ánh lợi ích tiền mặt ròng của hoạt động kinh doanh.

- Chu kỳ kinh tế của dự án là thời gian công ty mong đợi có lợi nhuận từ dự án và sẽ được phân biệt với chu kỳ vật lý của dự án (physical life of project). Một máy có chu kỳ sống 10  năm, nhưng có thể bị thay thế trong 6 năm do sự lỗi thời.

Quyết định đầu tư sẽ dựa trên kết quả ròng từ chi phí và lợi ích tương lai. Thời gian dự án càng dài, càng khó khăn để ước tính dữ liệu. Vấn đề ước tính cho mỗi phần theo những lý do sau:

- Tương lai không chắc chắn: Tương lai chứa đựng những yếu tố không biết trước, làm tăng rủi ro và bất ổn cho tính chính xác của dự báo. Lợi ích của một dự án có thể phụ thuộc vào thành công củ chiến lược marketing trong tương lai, trong khi chi phí có thể chấp nhận trong tương lai củ sản xuất, lạm phát, thỏa thuận tiền lương, tỷ giá hối đoái… Để lượng hóa những yếu tố này yêu cầu hiểu rõ về nhu cầu người tiêu dùng, chính sách của chính phủ và động thái của công đoàn, hiệp hội trong tương lai.

ảnh hưởng của những yếu tố không lường được: Sự thay đổi cơ cấu tài sản của công ty hoặc địa phương có thể tác động đến đội ngũ nhân viên. Giới thiệu công nghệ mới có thể ảnh hưởng đến tinh thần mặc dù sợ sự thay đổi của chính nó, hoặc của sự thất nghiệp trong tương lai. Định vị lại sự thay thế có nghĩa là một số công nhân bị sa thải, hoặc thay thế chất lượng nhân viên. Những thay đổi này thì khó để lượng giá.

Chi phí thành lập. Chi phí đầu tư ban đầu với những dự án mới có thể được xác định theo nguyên tắc qua giá cả của những hợp đồng đàm phán. Tuy nhiên, có những chi phí nhiều hơn trong hình thành và vận hành dự án riêng biệt, những yếu tố này cần được cân nhắc. Những chi phí này bao gồm huấn luyện nhân viên, tăng vốn lưu động, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu và phát triển, chi phí lắp đặt, chi phí xin giấy phép…

Một khi quỹ/tì trợ được chấp thuận, nhà quản lý dự án cần thiết chỉ ra những chi phí kiểm soát (control cost) và kế hoạch thời gian để hoàn thành dự án.

Quyết toán sẽ được thực hiện khi dự án hoàn tất. Khi dự án được thẩm định, rút kinh nghiệm về sự thành công hoặc thất bại của một dự án sẽ giúp phát triển chương trình hoạch định ngân sách tương lai. Kiểm toán có thể xác định những hd nào đúng là cần thiết để đưa dự án đến triển vọng đầy đủ và cung cấp thông tin phản hồi liên quan đến những quản lý yếu kém và lỗi trong thực hiện dự án.

Để đánh giá và ra quyết định về thực hiện đầu tư, lựa chọn dự án sẽ được miêu tả cả trong dự án độc lập (independent projects) hoặc dự án loại trừ nhau (Mutually exclusive projects)

Các dự án độc lập (Independent projects)

Các dự án độc lập được đánh gía rủi ro trên những căn bản riêng. Nếu dự án thỏa những quy tắc chấp nhận được đưa ra, theo đó dự án đầu tư (investment proposal) được chấp nhận hoặc từ chối. Vì vậy, từ một nhóm dự án đề nghị, một số dự án được chọn và một vài dự án bị từ chối. Một giới hạn duy nhất cho sự chấp nhận lựa chọn các dự án là nguồn tài trợ sẵn có cho những dự án này.

Khi nguồn vốn bị giới hạn, một vài hình thức giới hạn được yêu cầu để lựa chọn những dự án hiệu quả nhất.

Những dự án loại trừ nhau (Mutually exclusive projects)

Trong trường hợp những dự án loại trừ nhau, chỉ một dự án được chọn và tự động loại trừ các dự án khác, mặc dù chúng được chấp nhận theo quy tắc chấp nhận đối với các dự án độc lập nhau.

Ví dụ 

Công ty Earnest Ltd. Cân nhắc hai dự án đầu tư

Dự án A có chi phí đầu tư là 100.000$, chu kỳ kinh tế là 5 năm, sau, giá trị còn lại là 25.000$. Lợi nhuận sau thuế (lỗ) cho 5 năm tới là (10.200$), 10.000$, 30.000$, 20.000$ và 15.000$.

Dự án B có chi phí đầu tư là 105.000$, chu kỳ kinh tế là năm, sau, không có giá trị còn lại (scrap value). Lợi nhuận sau thuế mong đợi là 14.000$ chomoix năm trong 5 năm tới.

Công ty yêu cầu tỷ lệ thu hồi trên tài sản trung bình là 18% và có chi phí cơ hội của vốn là 12%. Công ty cũng yêu cầu dự án hoàn vốn trong 3 năm. Khấu hao được tính theo khấu hao trung bình (straight-line depreciation).

Kết luận

- Rủi ro là kết quả  của sự bất ổn trong thu nhập từ đầu tư. Nó được đo bằng độ lệch chuẩn của thu nhập kỳ vọng.

- Xác suất của thu nhập đầu tư được thể hiện bởi đường cong phân phối thường. Xác suất có thể có giá trị từ 0 đến 1 và có thể xác định bằng cách xác định vùng nằm dưới đường phân phối giữa thu nhập kỳ vọng và số của độ lệch chuẩn từ số trung bình liên quan đến thu nhập.

- Nhà đầu tư được phân thành 3 loại rủi ro: thích rủi ro, chấp nhận rủi ro vừa phải, và ít chịu rủi ro. Mỗi một loại nhà đầu tư sẽ có mức hữu dụng để tăng thu nhập đầu tư.

- Mô hình định giá tài sản vốn là phân tích để giải thích mối liên hệ giữa rủi ro ht và thu nhập kỳ vọng. Mối liên hệ giữa mức độ mà công ty chịu ảnh hưởng của rủi ro và mức độ thị trường chịu ảnh hưởng xác định số hệ beta.

- Hệ số beta thể hiện mối quan hệ giữa thu nhập thị trường kỳ vòng vượt tỷ lệ rủi ro không đổi và thu nhập chứng khoán riêng biệt vượt mức rủi ro không đổi.

- Phương pháp hiện giá có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp trong phân đánh giá để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và lựa chọn dự án cả trong trường hợp các dự án độc lập và các dự án loại trừ nhau.

- Phương pháp hiện giá gồm các chỉ tiêu: hiện giá thuần, tỷ suất doanh lợi nội bộ, thời gian hoàn vốn có chiết khấu,…

- Ngân sách vốn liên quan đến việc lựa chọn các dự án. Lựa chọn này nhằm tỷ lệ thu nhập cao tối đa so với chi phí vốn.

3. Rủi ro trong ngoại thương

3.1. Rủi ro liên quan đến đối tác trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa 

Có hành vi cố tình lừa đảo như không thanh toán tiền sau khi đã nhận hàng, hoặc thông qua việc sử dụng bộ chứng từ giả xuất trình ngân hàng để nhận tiền.

Không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng như không giao hàng, không thanh toán do gặp khó khăn về tài chính, hoặc trong quá trình phá sản, vỡ nợ.

Đối tác không có tư cách pháp nhân  để thực hiện hợp đồng. Hoặc nếu người đại diện ký hợp đồng không có thẩm quyền về mặt pháp lý, có thể hợp đồng sẽ bị vô hiệu hóa và đương nhiên đối tác sẽ không bị ràng buộc về trách nhiệm pháp lý để thực hiện hợp đồng, như vậy chi phí bỏ ra không thể thu hồi lại, hoặc trong trường hợp đã giao hàng nhưng không thu được tiền.

Không thực hiện hợp đồng do trường hợp bất khả kháng như bị hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, đình công, bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, bị kiểm soát ngoại hối, bị hạn chế về chuyển đổi ngoại tệ.

Thực hiện không đầy đủ và đúng nghĩa vụ trong hợp đồng như giao hàng thiếu, hàng kém chất lượng, chậm thanh toán.

3.2. Rủi ro liên quan đến nội dung của quá trình thương lượng 

Mất cơ hội kinh doanh với khách hàng mới do không xác định rõ mục tiêu thương lượng. Mục tiêu của thương lượng không được xác định trước, hoặc xác định không rõ ràng, dẫn đến quá trình thương lượng không có phương án giải quyết, tạo ra nhiều khó khăn cho đối tác làm mất cơ hội kinh doanh, mất khách hàng. Chẳng hạn, khi người xuất khẩu chào bán lô hàng mới sản xuất, nhưng lại xác định mục tiêu trong lần giao dịch này không dứt khoát, rõ ràng, lẫn lộn giữa hai mục tiêu cùng lúc: bán giới thiệu hàng mới cho khách hàng nhằm thâm nhập thị trường, nhưng bước đầu đã mong muốn lợi nhuận cao, và kèm theo điều kiện thanh toán trả ngay. Trong khi đó người mua yêu cầu hình thức nhập khẩu theo hàng ký gửi, và thanh toán sau khi bán được hàng. Như vậy, không thể tiến đến một thỏa thuận được và người bán có thể mất cơ hội kinh doanh với người mua này.

Không tìm được phương án có lợi cho các bên, mất thời gian, không mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp khi nội dung thương lượng không được chuẩn bị trước. Nội dung thương lượng không được chuẩn bị kỹ sẽ thiếu sót những điều khoản liên quan, không nắm được vấn đề cần thương lượng, bị động, mất thời gian, không tìm hướng giải quyết rõ ràng, tạo mâu thuẫn nhau trong quá trình đưa ra các nội dung bàn bạc, hoặc mâu thuẫn trong cách giải quyết vấn đề, làm cho đối tác đánh giá thấp về mình, như vậy cơ hội hợp tác kinh doanh trong những lần sau có thể bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước nội dung thương lượng sẽ bộc lộ ra những yếu điểm của mình trong lúc đàm phán, và đối phương có thể khai thác để đạt được lợi ích cho họ nhiều hơn.

Có thể bị thiệt về kết quả kinh doanh so với đối tác do nhượng bộ quá sớm, thiếu cân nhắc về chi phí và doanh thu, hoặc quá chú trọng đến mối quan hệ mà không quan tâm đến hiệu quả mang lại.

Rủi ro mất khách hàng, làm phát sinh mâu thuẫn, gây căng thẳng thêm do quá cứng nhắc, khăng khăng giữ vững lập trường của mình, luôn luôn cho mình là đúng, và chỉ nhắm đến lợi ích cho mình mà không biết đến nhu cầu và sự quan tâm của đối tác. Trong trường hợp thương lượng để giải quyết các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng theo hướng cứng rắn này chắc chắn sẽ không tìm được hướng giải quyết mà còn làm tăng thêm mâu thuẫn, làm mất quan hệ kinh doanh trong tương lai, và có thể đối tác sẽ chuyển sang giao dịch kinh doanh với đối thủ cạnh tranh.

Không có căn cứ để giải quyết tranh chấp một trong hai bên cố tình ghi thiếu các điều kiện trong hợp đồng để được lợi cho mình. Chẳng hạn, khi người bán cố tình không đưa vào hợp đồng những điều khoản mà cảm thấy có lợi cho mình như điều khoản phạt do giao hàng chậm, giao hàng thiếu, hàng kém chất lượng, hoặc không giao hàng. Ngược lại, người mua cố tình không đề cập đến điều khoản phạt khi chậm thanh toán, không thanh toán. Đôi khi do mối quan hệ lâu dài trong kinh doanh, các bên tin tưởng lẫn nhau, và e ngại khi đề cập quá nhiều điều khoản chi tiết sợ ảnh hưởng đến lòng tin của nhau, do đó hợp đồng chỉ bao gồm những điều khoản chủ yếu và thiếu các điều khoản liên quan đến việc giải quyết tranh chấp như trọng tài, luật áp dụng, khiếu nại, phạt bồi thường khi vi phạm hợp đồng. Như vậy, nếu có tranh chấp xảy ra thì cách giải quếyt rất khó khăn và rủi ro cho các bên phải chịu.

Bị thiệt về lợi nhuận trong quá trình thương lượng, và bị mất khách hàng do nhân viên tách ra lập doanh nghiệp riêng. Khi phân công nhân viên đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thương lượng với đối tác, nếu nhân viên này có ý định tạo lập doanh nghiệp riêng trong tương lai thì họ sẽ tranh thủ tạo mối quan hệ cá nhân với đối tácd thông qua việc sẵn sàng nhượng bộ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong tương lai nhân viên này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, như vậy doanh nghiệp vừa mất khách hàng, vừa đối phó với đối thủ cạnh tranh mà họ lại biết rõ về chiến lược kinh doanh và bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp mình.

3.3. Rủi ro đối với người mua, người bán trong quá trình thương lượng ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

* Đối với người mua

- Khó khăn cho người mua không nhận được hàng do ghi không rõ ràng tên hàng. Có trường hợp do vô tình ghi sai, hoặc do người bán cố tình ghi không rõ ràng tên hàng. Chẳng hạn, cho một mặt hàng xuất khẩu nhưng thuế xuất khẩu cho chất lượng loại một cách biệt khá xa với loại hai. Nếu người bán có ý đồ gian lận trong khai báo hải quan và nộp thuế xuất khẩu thì có thể ghi tên hàng không rõ ràng, và như vậy sẽ gây khó khăn cho người mua trong vệc nhập hàng khi khai báo hải quan.

- Hàng giao chất lượng kém do quy định về chất lượng hàng giao không rõ ràng. 
Điển hình một tình huống xảy ra như sau: một công ty kinh doanh ngành dệt may xuất khẩu tại TP. HCM tiến hành giao dịch mua chỉ thêu phục vụ cho sản xuất của một công ty tại Đài Loan. Trong lần giao dịch đầu tiên, hai bên thống nhất quy định về chất lượng giao căn cứ theo tiêu chuẩn do người bán là nhà sản xuất quy định và đã được người mua kiểm tra chấp nhận, nên trong hợp đồng không đề cập chi tiết về chất lượng mà chỉ ghi theo lần giao dịch trước. Do có sự tin cậy và đồng ý giữa hai bên, nên khi mẫu hàng giao cho người mua kiểm tra đạt chất lượng, thì người bán tiến hành giao hàng và không lưu lại mẫu và không lưu trữ chứng từ quy định tiêu chuẩn chất lượng đã được đồng ý. Hai bên đã thực hiện nhiều thương vụ mua bán với nhau, người mua tin tưởng vào chất lượng của các lần giao dịch trước, cứ như thế mà các giao dịch được tiến hành bình thường. Nhưng một sự cố xảy ra, khi người bán thay đổi trưởng bộ phận sản xuất của nhà máy, trưởng bộ phận sản xuất mới do không có chứng từ chất lượng được lưu trữ, và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lại bị sơ sót trong quá trình sản xuất dẫn đến một vài tiêu chuẩn chất lượng bị thay đổi và anh ta không thông báo cho giám đốc. Trong lần giao hàng này, người mua nhận được hàng và đưa vào sử dụng cho quá trình sản xuất, kết quả là sản phẩm bị đổi màu khi giặt do màu của chỉ thêu bị lem sang, và bị khách hàng khiếu nại về chất lượng. Rủi ro người mua phải chịu là mất uy tín với khách hàng của mình, không có những tiêu chuẩn chất lượng cụ thể để giải thích cho khách hàng, và làm cho khách hàng nghi ngờ về chất lượng của các lần giao dịch trước đây. Qua lần giao dịch này, công ty kinh doanh ngành dệt may xuất khẩu tại TP. HCM bị mất một số khách hàng. Thêm vào đó, trong hợp đồng lại không đề cập đến điều khoản phạt.

- Xảy ra tranh chấp khi không quy định rõ về hệ thống đo lường được sử dụng để xác định trọng lượng, số lượng hàng giao.

Chẳng hạn, khi người bán được quyền chọn dung sai thì người bán sẽ chọn dung sai trừ (-) khi giá cả thị trường vào lúc giao hàng cao hơn so với giá hợp đồng, hoặc chọn dung sai cộng (+) khi giá thị trường vào lúc giao hàng thấp hơn so với giá hợp đồng. Khi đó, người bán sẽ thu được nhiều lợi hơn còn thiệt thòi thuộc về người mua. Tình huống được minh họa cho trường hợp này: Một công ty kinh doanh hàng dược phẩm, tiến hành thương lượng với một công ty của Pháp để mua một lượng nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm. Điều khoản số lượng quy định: 10.000tấn, dung sai +/- 5% do người bán chọn. Đơn giá ghi: USD 50/MT CIF Saigon port, Incoterms 2000. Thời hạn giao hàng là 01 tháng sau khi hợp đồng được ký. Đúng vào thời điểm giao hàng, giá cả thị trường là USD 65/MT CIF Saigon port. Người bán giao hàng với khối lượng là 9.500 tấn, và tất nhiên thiệt thòi vẫn thuộc về người mua.

- Hàng giao thiếu làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của người mua. Khi giao hàng bị thiếu so với quy định của hợp đồng thì người mua sẽ chịu nhiều rủi ro ở những mức độ khác nhau. Có thể phần hàng được giao khi bán lại bị hạn chế về giá trị thương mại vì thiếu sự đồng bộ trong lô hàng; hoặc nếu phần hàng còn lại chưa giao là một trong những phần không thể thiếu được để sử dụng cho quá trình sản xuất thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của người mua.

- Người bán không giao hàng cho người mua do giá cả thị trường tăng vào lúc giao hàng và chấp nhận mức phạt như quy định trong hợp đồng nếu xét thấy việc thực hiện hợp đồng không có lợi so với mức chịu phạt. Hoặc không giao cho người mua vì có khá nhiều đơn hàng nên chỉ dành ưu tiên cho các khách hàng chính của họ. Nếu người mua không phải là khách hàng ưu tiên thì rủi ro đối với người mua là không có hàng đáp ứng kịp thời.

- Người mua gặp phải khó khăn khi tiêu thụ mặt hàng nhập khẩu tại thị trường mình nếu như trong nước nhập khẩu có hiện tượng tẩy chay không sử dụng hàng của quốc gia xuất khẩu đó. Đặc điểm nếu trên bao bì hàng nhập khẩu, các ký mã hiệu được ghi bằng tiếng của quốc gia bị tẩy chay thì rủi ro cho người mua khá lớn.

- Hàng hóa nhập khẩu về không tiêu thụ được do có sự biến động giá và thiếu sự so sánh giá giữa các điều kiện thương mại. Khi không nghiên cứu kỹ về giá cả của thị trường thế giới cho mặt hàng nhập, thiếu cân nhắc và so sánh giá giữa các điều kiện thương mại quốc tế như FOB, CFR, CIF, DES, DEQ, DDP, và giá của hàng nhập tại thị trường nội địa bị giảm nhanh chóng. Như vậy, người mua gặp phải khó khăn về tiêu thụ, chi phí tồn kho và bảo quản tăng lên, ảnh hưởng đến kết quả tài chính.

- Khi giao hàng dựa theo các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2000 thì phải nắm chắc việc phân định trách nhiệm chi phí và chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hại hàng hóa giữa người mua và người bán của từng điều khoản thương mại được sử dụng. Cần phân biệt rõ giữa chuyển rủi ro với chuyển giao quyền sở hữu. Thực tế, người mua và người bán hay nhầm lẫn giữa việc chuyển rủi ro với việc chuyển giao quyền sở hữu. Điều này thực tế cũng dễ hiểu do sự thay đổi quyền định đoạt đối với hàng hóa cũng đồng nghĩa với sự thay đổi quyền sở hữu. Tuy nhiên, việc chuyển rủi ro có thể xảy ra trước khi có sự thay đổi quyền định đoạt hay quyền sở hữu, ví dụ nếu người mua không nhận hàng theo hợp đồng, hay nếu người bán đã thống nhất với người mua rằng người bán sẽ tiếp tục là chủ sở hữu hàng hóa cho tới khi hàng được thanh toán. Chính vì vậy các bên nên có biện pháp cần thiết bảo vệ đối với các trường hợp một bên tham gia hợp đồng mất khả năng thanh toán, hay không còn đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Thông thường các bên tự bảo vệ thông qua các biện pháp bảo đảm trong hợp đồng, như thông qua các hình thức bảo đảm khi có yêu cầu hay thông qua việc sử dụng thư tín dụng chứng từ theo đó người bán sẽ được thanh toán đối với hàng đã giao với điều kiện xuất trình bộ chứng từ phù hợp với hợp đồng thông qua ngân hàng.

- Người mua có thể bị thiệt nếu điều khoản giá không quy định kỹ đó là giá cố định hay là giá xét lại. Nếu trong hợp đồng là giá cố định, thì khi giá thị trường thấp hơn giá hợp đồng vào lúc giao hàng, người mua phải chịu thiệt. Nếu giá được quy định là giá xét lại trong quá trình giao hàng nhưng  lại không đề cập đến những điều kiện tiền đề để thực hiện việc xét lại giá khi giá cả thị trường lúc giao hàng cao hơn lúc thương lượng, người bán có thể không thực hiện nghĩa vụ của mình với lý do là không có cơ sở để xét lại giá.

- Người mua gặp rủi ro khi hàng giao chậm hơn so với quy định trong hợp đồng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thực tiễn, có một số mặt hàng khi có sự biến động về giá, hàng nhập về chậm hơn thời hạn chỉ một vài ngày thì giá cả thị trường đã thay đổi khác, giá bán lẻ giảm thấp hơn so giá nhập khẩu làm ảnh hưởng nhiều kết quả lợi nhuận.

- Trả trước một phần tiền hàng nhưng người bán không thực hiện nghĩa vụ. Trong trường hợp giao dịch mua bán với giá trị lớn, người bán yêu cầu thanh toán trước một phần tiền hàng để tránh trường hợp người mua huỷ hợp đồng. Nếu hư hàng giao không đúng theo hợp đồng, hoặc không giao hàng thì rủi ro thuộc về người mua.

- Rủi ro do không quy định rõ cơ quan giám định: Trên thực tế một số quốc gia quy định về việc nhập khẩu một số mặt hàng phải được kiểm tra của một tổ chức giám định quốc tế nào đó, nếu người mua không yêu cầu người bán chỉ định cụ thể đơn vị giám định thì rủi ro thuộc về mình.

- Khi phạm vi bảo hành được quy định quá chung chung, thì trách nhiệm của người bán liên quan đến bảo hành không rõ ràng, trường hợp này không có lợi cho người mua. Thời hạn bảo hành quá ngắn sẽ không có ý nghĩa đối với người mua.

* Đối với người bán
- Người mua từ chối nhận hàng khi giá thị trường giảm vào thời điểm giao hàng, dựa vào lý do là hàng chất lượng kém. 
Một trường hợp điển hình là Công ty chuyên kinh doanh xuất khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam, bán lô hàng đậu phộng nhân với số lượng 20,000 tấn cho một công ty của Đài Loan, điều khoản thanh toán trong hợp đồng theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ, D/A: Documents against Acceptance, trả chậm sau 60 ngày tính từ ngày giao hàng - hàng được xuất khẩu theo điều kiện CIF giao hàng tại cảng đến Kaohsung, Taiwan. Khi hàng được đưa đến cảng đến, giá thị trường giảm 30% so với giá quy định trong hợp đồng, vì vậy người mua đưa ra lý do hàng giao không đúng chất lượng và từ chối nhận bộ chứng từ và không nhận hàng. Trong khi đó người mua không thể kiện người bán vì điều kiện chất lượng ghi rằng: đậu phọng nhân loại một được sự đồng ý của hai bên nhưng lại không quy định rõ chi tiết, do vậy rủi ro thuộc về người bán là công ty xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

- Rủi ro về mất mát hoặc hư hại hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Khi bán hàng theo điều kiện thương mại thuộc nhóm D: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP, người bán chịu mọi rủi ro mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa cho đến tận thời điểm hàng đã được giao (đến điểm đích quy định).

- Rủi ro liên quan đến việc thanh toán người mua không thanh toán đúng hạn, với lý do gặp khó khăn về bán lại sản phẩm, khó khăn về tài chính để kéo dài thời hạn thanh toán. Người mua không thanh toán sau khi đã nhận được hàng, gây thiệt hại tài chính đối với người bán.

- Đồng tiền thanh toán nếu không trùng hợp với đồng tiền tính giá thì cần quy định tỉ giá chuyển đổi. Tỉ giá chuyển đổi có thể dựa theo tỉ giá quy định của một ngân hàng nàod dó, đó là tỉ giá bán ra hoặc tỉ giá mua vào, và lưu ý là việc chuyển đổi tỉ giá trao đổi ngoại tệ tại thị trường nước người mua hay nước người bán. Thường thì người bán nên thương lượng chọn đơn vị tiền tệ mạnh (ngoại tệ mạnh) ít bị biến động để đảm bảo lợi nhuận của mình.

3.5. Rủi ro trong thanh toán quốc tế 

a. Phương thức chuyển tiền (Remittance)

Rủi ro khi áp dụ phương thức thanh toán này: 

Đảm bảo cho người bán nhận thanh toán trước khi giao hàng, ngược lại đối với người mua phải gánh chịu những rủi ro: 

Hàng được giao không đúng với số lượng, chất lượng của hợp đồng, 

Hàng giao trễ hơn so với quy định. 

Người bán không giao hàng trong trường hợp người bán bị phá sản, hoặc không có hàng để giao, hoặc khi giá cả thị trường đang có xu hướng tăng giá người bán sẽ bán lô hàng này cho khách hàng khác và chấp nhận khoản phạt trong hợp đồng nếu thấy vẫn có lợi cho mình. 

b. Chuyển tiền trả ngay hoặc trả sau (At sight/ Deferred payment)

Rủi ro thường gặp 

Người mua sẽ nhận được hàng hóa trước khi thanh toán, việc thanh toán hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí và khả năng thanh toán của người bán chịu những rủi ro sau: 

Hàng đã được giao nhưng không nhận được thanh toán khi người mua mất khả năng thanh toán hoặc cố ý không thanh toán 

Thanh toán không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng do người mua trì hoãn hoặc khi gặp khó khăn về tài chính. 

Người mua từ chối nhận hàng khi giá cả thị trường đang giảm, đo đó sẽ không thực hiện thanh toán. 

c. Phương thức nhờ thu - Collection

* Rủi ro đối với người bán: tập trung chủ yếu việc thanh toán không được thực hiện sau khi hàng được giao. Nó bao gồm: 

Người mua có thể từ chối nhận hàng, không nhận chứng từ và không thanh toán. 

Người bán không có cơ sở pháp lý để khiếu nại người mua khi người mua từ chối nhận hàng và thanh toán vì ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian. 

Người bán sẽ gánh chịu chi phí khi hàng chuyển trả về nước. 

* Rủi ro đối với người mua:

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ phần lớn rủi ro thuộc về người bán, người mua có thể gặp rủi ro là hàng hóa được giao có thể không đúng với hợp đồng. 

d. Phương thức tín dụng chứng từ - Documentary Credit

Rủi ro khi thực hiện phương thức tín dụng chứng từ

* Đối với người bán 

Có thể gặp nhiều khó khăn hoặc không thể thực hiện được các điều khoản trong thư tín dụng, nếu như người mua cố tình mở L/C khác với nội dung thỏa thuận, hoặc đưa thêm các điều khoản mà chưa được đồng ý trước đây, chẳng hạn: 

- Thời gian giao hàng quá gấp không thể đáp ứng được. 

- Các chứng từ quy định phải xuất trình quá khó khăn hoặc không thể thực hiện được. 

- Quy định một số cước phí vận tải mà không thể chấp nhận được bởi người bán. 

- Thời hạn hiệu lực của L/C quá ngắn, người bán không đủ thời gian tập hợp chứng từ để xuất trình. 

- Loại thư tín dụng không đúng như đã được thỏa thuận. 

- Bộ chứng từ không phù hợp và ngân hàng từ chối thanh toán. 

- Ngân hàng phát thanh L/C không thực hiện đúng cam kết của mình trong thanh toán cho người bán. 

* Đối với người mua 

Ngân hàng sẽ tiến hành trả tiền cho người hưởng lợi dựa trên các chứng từ xuất trình, không dựa vào việc kiểm tra hàng hóa. Ngân hàng không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chứng từ, không chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng được giao. Do vậy, nếu có sự giả mạo trong việc xuất trình chứng từ giả để nhận được thanh toán, thì trong trường hợp này, người mua phải bồi hoàn lại số tiền mà ngân hàng phát hành thư tín dụng đã trả cho người hưởng lợi. 

Trong trường hợp người bán xuất trình các chứng từ phù hợp với quy định của L/C và nhận được thanh toán từ ngân hàng, nhưng hàng hóa được giao không đúng với hợp đồng. Bởi vì ngân hàng không liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa như đã phân tích ở phần trên. 

Khi cần thiết có sự thay đổi về các điều khoản trong hợp đồng, thì người mua phải thu chỉnh, sửa đổi các điều khoản trong L/C. Như vậy, thời gian giao hàng có thể bị trễ hơn, không thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh của người mua kịp thời, và phải chịu phí tu chỉnh, sửa đổi. 

Trong một số trường hợp, hàng đã được giao đến nơi đến nhưng người mua vẫn chưa nhận được các chứng từ thanh toán và như vậy không thể nhận hàng được. 

Công ty TNHH A & B của Tp. HCM dự định mua lô hàng trị giá 50,000 USD của Công ty JKT Trading Ltd, Hongkong theo điều kiện giao hàng CIF cảng Sài Gòn. Thanh toán bằng thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận trả ngay. Ngân hàng phát hành là ngân hàng AND của  TP. HCM. Ngân hàng thông báo và đồng thời là ngân hàng xác nhận: ngân hàng DBK của Hongkong. Một trong các điều khoản của thư tín dụng: người bán phải xuất trình "Một bộ 3/3 vận đơn đường biển hoàn hảo'

Công ty TNHH A&B tiến hành làm đơn xn mở thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận. Ngân hàng AND phát hành một thư tín dụng không hủy ngang có người thụ hưởng: Công ty JKT Trading Ltd, Hongkong thông báo qua ngân hàng DBK và yêu cầu ngân hàng DBK xác nhận tín dụng này. 

Ngân hàng DBK thông báo tín dụng thư đến Công ty JKT Trading Ltd, Hong Kong và đồng thời xác nhận tín dụng thư. 

Sau khi nhận được thư tín dụng, Công ty JKT Trading Ltd, HongKong tiến hành kiểm tra các điều khoản trong tín dụng thư và nhận thấy hoàn toàn phù hợp với hợp đồng. Công ty JKT Trading Ltd, Hongkong tiến hành giao hàng và lập bộ chứng từ xuất trình có một bộ vận đơn đường biển được người chuyên chở ký bằng tay và có ghi "Bản gốc" (Original), "Bản thứ hai" (Duplicate), "bản thứ ba" (Triplicate) 

Sau khi tiến hành kiểm tra bộ chứng từ, Ngân hàng DBK nhận thấy các chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện và điều khoản trong thư tín dụng. Ngân hàng DBK thanh toán tiền cho Công ty JKT Trading Ltd, HongKong và gởi bộ chứng từ đòi tiền gnân hàng AND. 

Ngân hàng AND sau khi nhận được bộ chứng từ, tiến hành thông báo cho ngân hàng DBK là bộ chứng từ bất hợp lệ và không chấp nhận thanh toán, và được giải thích là bản thứ hai và bản thứ nhất của vận đơn không được ghi là bản gốc - original, như điều 20(b) của UCP 500 yêu cầu. Những bản copy của vận đơn được ghi là "bản thứ hai", "bản thứ ba" và như vậy không được xem là bản gốc. 

Ngân hàng DBK trả lời rằng một bộ vận đơn đường biển hoàn hảo được xuất trình là bản gốc, được ký bằng tay và được phát hành phù hợp với điều 23 UCP 500, và yêu cầu ngân hàng AND thanh toán. 

Công ty TNHH A&B đồng ý theo ý kiến của ngân hàng AND, và không chấp nhận bộ chứng từ thanh toán. 

Hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng phát triển rộng rãi giữa các quốc gia trên thế giới. Ngày nay, không chỉ các công ty chuyên kinh doanh mặt hàng xuất nhập khẩu mà còn là nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa tham gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế mà sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trở nên quyết liệt hơn, và rủi ro mà các doanh nghiệp phải gánh chịu cũng gia tăng. Những rủi ro đối với người bán như giao hàng nhưng không nhận được tiền do đối tác không có khả năng thanh toán hoặc do cố tình có hành vi lừa đảo. Người mua gặp phải rủi ro như đã thanh toán tiền nhưng không nhận được tiền do đối tác không thực hiện nghĩa vụ giao hàng. 

Để hạn chế những rủi ro trong việc thanh toán cho hàng hóa xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp cần điều tra kỹ đối tác của mình và lựa chọn những phương thức thanh toán nào mà có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình để phòng ngừa và hạn chế rủi ro khi một bên không thực hiện nghĩa vụ. Các phương thức thanh toán được áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu gồm: chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ, mở sổ, mua bán đối lưu. Đối với mỗi phương thức khi áp dụng cần nghiên cứu kỹ khả năng của đối tác và nội dung của quy trình nghiệp vụ trong từng phương thức thanh toán. 

3.6. Rủi ro hối đoái

Các công ty phải đối mặt với rủi ro hối đoái vì họ thực hiện các hoạt động xuất và nhập khẩu, thanh toán bằng một đồng tiền khác với đồng tiền sử dụng trong các báo cáo kế toán tài chính. Nếu tỷ giá hối đoái thay đổi, những thay đổi này có thể là nguồn gốc của những khoản lời hoặc lỗ nghiêm trọng. 
Ví dụ, nếu tỷ giá giữa USD và VND thay đổi từ 17.000 VND sang 18.000 VND hay ngược lại, từ 18.000 VND xuống còn 17.000 VND trong vòng 1 tháng thì nhất thiết các công ty xuất nhập khẩu phải xem xét vấn đề quản trị rủi ro hối đoái. 

Đối với nhà xuất khẩu, rủi ro hối đoái sẽ xảy ra khi tỷ giá hối đoái vào kỳ đáo hạn thanh toán giảm so với tỷ giá vào lúc ký kết hợp đồng thương mại. 
Ví dụ, Một công ty Việt Nam xuất hàng sang Mỹ, sẽ nhận được 250.000 USD trong 6 tháng tới, tỷ giá hối đoái lúc ký hợp đồng thương mại là 17.500 VND/USD. Nếu vào thời điểm thanh toán, nghĩa là 6 tháng sau, tỷ giá không thay đổi, nghĩa là 1 USD = 17.500 VND, thì nhà xuất khẩu Việt Nam này sẽ nhận được 250.000 USD x 17.500 VND/ USD = 4.375.000.000 VND; nếu tỷ giá hối đoái là 17.000 VND/ USD, thì nhà xuất khẩu chỉ nhận là 4.250.000.000 VND, tức bị lỗ 125.000.000 VND do tỷ giá. 

Đứng trước rủi ro hối đoái, người ta thường có hai thái dộ: hoặc là quản trị nó để tránh các tổn thất; hoặc là cứ đợi đến lúc rủi ro xảy ra rồi mới chọn giải pháp, vì biết đâu ta có thêm cơ hội kiếm lời nếu tỷ giá hối đoái biến động theo hướng có lợi cho chúng ta? Trong lựa chọn đầu, tức chọn giải pháp quản trị rủi ro hối đoái, tức giải pháp "chơi trò may rủi" thì người ta không thể biết vào thời điểm thanh toán, người ta sẽ trở thành tỷ phú hay trắng tay? Nếu là bạn, bạn chọn giải pháp nào? 

Trong bối cảnh của nền kinh tế thế giới hiện nay, các biến động của tỷ giá hối đoái không còn là hiếm, thì quản trị rủi ro hối đoái là một việc làm cần thiết. 

Việc quản trị rủi ro hối đoái ở đây có mục đích giảm thiểu tối đa những tổn thất có thể có với chi phí thấp nhất do những biến động của tỷ giá. 

Chương 7:

quản trị đồng bộ rủi ro trong kinh doanh 

1. Một số quan điểm về phòng chống, hạn chế rủi ro, tổn thất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Quan điểm 1. Phòng chống, hạn chế rủi ro, tổn thất là là biện pháp cơ bản, chủ động tích cực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giảm nhẹ chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì sự phát triển bền vững.

Quan điểm 2. Mạo hiểm là biết chấp nhận rủi ro ít nghiêm trọng để nhằm đạt lợi nhuận cao trong kinh doanh.

Quan điểm 3. "Phòng hơn chống" rủi ro, tổn thất xảy ra trong kinh doanh.

Quan điểm 4. Phòng chống, hạn chế rủi ro, tổn thất đòi hỏi phải có các biện pháp đồng bộ, toàn diện.

2. Quá trình hình thành quản trị rủi ro trong kinh doanh trên thế giới
Các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình phát triển quản trị rủi ro bắt đầu từ quản trị rủi ro không chính thức cho đến hoạt động rủi ro đồng bộ. Quản trị rủi ro không chính thức là các biện pháp riêng biệt không đồng bộ trong việc quản lý, phòng chống, hạn chế rủi ro, tổn thất. Còn quản trị rủi ro là hoạt động có tổ chức chặt chẽ nhằm phát hiện nguy cơ, xây dựng các biện pháp phòng chống, kiểm tra, xử lý khắc phục hậu quả của rủi ro một cách có hiệu quả nhất.

Trên thế giới, hoạt động quản trị rủi ro có thể được đánh dấu vào giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến thập kỷ 60 thế kỷ 20. Thực ra quản trị rủi ro không chính thức đã tồn tại trước giai đoạn này, nhưng không được các nhà quản trị rủi ro chấp nhận một cách rộng rãi.  Hoạt động quản trị rủi ro trong giai đoạn này được phát triển chủ yếu xung quanh hoạt động mua bảo hiểm và một số các biện pháp an toàn khác. Thật không dễ dàng khi đồng nhất quan niệm về việc mua bảo hiểm đối với hoạt động quản trị rủi ro, nhưng rõ ràng xuất phát từ việc lợi ích của hoạt động bảo hiểm, mà bản thân người tham gia bảo hiểm và người kinh doanh bảo hiểm phải nghiên cứu kỹ lưỡng về rủi ro, tổn thất có thể xuất hiện trong hoạt động sống, lao động sản xuất - kinh doanh... Phương diện là người tham gia bảo hiểm, họ phải biết được bản chất của bảo hiểm, rủi ro và qui luật vận động của nó, để lựa chọn khi tham gia bảo hiểm sao cho an toàn, hiệu quả nhất. Tức là họ cần phải biết phạm vi, giới hạn của bảo hiểm, lường trước những rủi ro, mạo hiểm phải chấp nhận trong cuộc sống, từ đó quyết định tham gia bảo hiểm với một chi phí có thể chấp nhận được so với kết quả thu được. Còn đối với các công ty kinh doanh bảo hiểm, để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, buộc họ phải có những biện pháp giảm rủi ro, tổn thất cho khách hàng qua đó giảm trách nhiệm bồi thường của mình. Từ những hoạt động trên đây, như là một nguyên nhân, là một sự khởi đầu cho hoạt động quản trị rủi ro xuất hiện ở các tổ chức. Mặt khác, sự xuất hiện ngày càng nhiều của rủi ro buộc tổ chức phải biên chế người mua bảo hiểm chuyên trách hoặc bán chuyên trách vào giai đoạn giữa những năm 50.

Sự xuất hiện của người mua bảo hiểm chuyên trách, đánh dấu sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức cũng như sự quan tâm của các nhà nghiên cứu tới rủi ro. Kết quả của sự quan tâm này là sự đánh dấu một giai đoạn thành công nhất của hoạt động nghiên cứu chính thức về đề tài quản trị rủi ro. Lý luận về quản trị rủi ro được phổ biến và bước đầu thừa nhận quản trị rủi ro như là một chức năng quản trị của tổ chức. Tuy nhiên, các nhà quản trị của các tổ chức lại có khuynh hướng bảo thủ trong việc quan niệm về quản trị rủi ro, cho rằng quản trị rủi ro là một chức năng phụ của quản trị tài chính, bởi vì một đặc tính của quản trị tài chính là quá trình mua bảo hiểm. Vào cuối thập niên 1950, một số nhà quản trị rủi ro bày tỏ quan điểm rằng nhiệm vụ của họ đã đi quá những quan tâm chỉ thuộc về tài chính hay kinh doanh, cần có sự đầu tư và quan tâm hơn nữa đến những biện pháp hạn chế rủi ro.

Chuyển sang giai đoạn sau năm 1960, mặc dù bảo hiểm vẫn được sử dụng một cách rộng rãi, nhưng các tổ chức lớn hơn đã giảm sự lệ thuộc vào sự thỏa thuận của các nhà bảo hiểm, để chuyển hướng sang một phương thức mới chủ động hơn trong việc nhận biết và phòng ngừa rủi ro, tổn thất có thể xảy ra. Mặc dù, việc mua bảo hiểm rõ ràng vẫn là nền tảng cho mọi hoạt động quản trị rủi ro, nhưng ảnh hưởng khác cũng ngày càng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Chẳng hạn, luật sư trong một doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đối với quản trị những rủi ro trách nhiệm pháp lý, các chuyên gia quản trị hoạt động đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các chiến lược đối phó với những rủi ro nảy sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, các chuyên gia về an toàn lao động có ảnh hưởng lớn đến các loại rủi ro tai nạn lao động... Đây chính là một cách tiếp cận mới khôn ngoan và kinh tế hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng quản trị rủi ro vào một tổ chức còn gặp một số trở ngại:

+ Nó chỉ thích hợp với một môi trường nhiều rủi ro không được bảo hiểm. Đối với một môi trường ít rủi ro hơn, người ta cho rằng hoạt động quản trị rủi ro là không cần thiết. 

+ Hoạt động quản trị rủi ro chưa mang lại nhiều lợi ích hơn những chi phí của doanh nghiệp phải bỏ ra cho quản trị rủi ro. Xét riêng về lợi ích kinh tế, trong trường hợp này không được các tổ chức và các nhà quản trị ủng hộ.

+ Quản trị rủi ro chỉ thích hợp với một doanh nghiệp lớn, qui mô lớn hoạt động phức tạp, đa dạng. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ điều kiện cho một chuyên trách về quản trị rủi ro hoạt động.

+ Nhiều tổ chức vẫn cho rằng thiết kế an toàn hệ thống độc lập với quản trị rủi ro. Họ cho rằng thiết kế an toàn là đủ cho việc hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Theo giáo sư H.Wayve (Snider Đại học Temple - Mỹ 1991), quản trị rủi ro bắt đầu đi vào một giai đoạn mang tính quốc tế từ giữa những năm 70, ông gọi đó là "giai đoạn toàn cầu hóa". Từ nền tảng của hoạt động rủi ro, lĩnh vực này bắt đầu giành được sự chấp nhận rộng lớn hơn trong những năm thập niên 70 và 80. Hiệp hội Quản trị rủi ro và bảo hiểm (RIMS) bắt đầu xuất bản định kỳ các tài liệu nghiên cứu những trách nhiệm ngày một rộng hơn và phức tạp hơn trong hoạt động quản trị rủi ro. Hơn nữa hai cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên thị trường bảo hiểm thương mại xảy ra giữa những năm 80, đã làm gia tăng nhanh chóng hơn xu hướng tránh sử dụng bảo hiểm như một phương tiện tài trợ tổn thất duy nhất.

Trong những năm 90, phòng ngừa, hạn chế rủi ro thông qua các hoạt động quản trị rủi ro liên tục phát triển mạnh và nguyên tắc mua bảo hiểm đang bắt đầu hòa hợp với các hoạt động quản trị rủi ro khác của tổ chức.

Vậy quản trị rủi ro là gì? Quản trị rủi ro là một chức năng quản trị chung để nhận dạng, đánh giá, đối phó với những nguyên nhân và hậu quả của rủi ro đối với một tổ chức.

Với quan niệm này thì quản trị rủi ro là một trong 3 chức năng của quản trị chung (quản trị chiến lược, quản trị hoạt động và quản trị rủi ro) và có quan hệ lồng ghép, kết hợp, tác động mật thiết với nhau.

3. Sự cần thiết phải triển khai quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp 
Quản trị rủi ro là một chức năng trong 3 chức năng chính của một tổ chức: quản trị chiến lược, quản trị hoạt động và quản trị rủi ro. Một thế giới mang tính chắc chắn hoàn toàn, chỉ có những chức năng quản trị chiến lược, quản trị hoạt động là cần thiết. Nhưng thật không may cho chúng ta, rủi ro và tính chất bất định luôn tồn tại song song với cuộc sống, lao động, sản xuất kinh doanh. Tính bất định tác động không tốt đến suy nghĩ, hành động, kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Nếu môi trường kinh doanh quá nhiều bất định mà không có biện pháp quản trị rủi ro tốt làm cho những cổ đông lo ngại về kết quả đầu tư của họ, từ đó họ quyết định chuyển đầu tư sang công ty khác có khả năng quản trị rủi ro tốt hơn. Hoặc nếu không quản trị rủi ro tốt sẽ làm tăng nguy cơ thất bại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó cho thấy kinh doanh không những không phát triển mà hy vọng tồn tại, đứng vững là điều khó khăn nếu không có quản trị rủi ro. 

Cần thiết phát triển quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là bởi một số lý do sau đây:

a. Vai trò của quản trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Cũng như các hoạt động quản trị khác, quản trị rủi ro có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong một môi trường chứa đựng nhiều bất trắc. Ngày nay chúng ta đang dần hiểu ra rằng những thất bại trong kinh doanh, sự giảm sút về lợi nhuận, những thiệt hại về vật chất và tinh thần của cá nhân, tổ chức... chủ yếu do rủi ro gây ra. Từ đó người ta đặt một câu hỏi: Tại sao không quản trị rủi ro như những hoạt động quản trị các yếu tố của quá trình sản xuất, kinh doanh? Thực tế đã chứng minh rằng rủi ro là tồn tại khách quan nhưng người ta có thể tác động làm giảm hoặc triệt tiêu nguyên nhân rủi ro hoặc hạn chế tổn thất mang lại, nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động quản trị rủi ro.

b. Tác dụng của quản trị rủi ro, tổn thất.

+ Quản trị rủi ro là chức năng được hình thành một cách khách quan xuất phát từ lợi ích mang lại cho doanh nghiệp. Một khi hoạt động của con người cần có sự phối hợp hành động của mọi người nhằm tạo ra sự thống nhất, tập hợp sức mạnh của tập thể là ở đó xuất hiện hoạt động quản trị. 

+ Nhận dạng, ngăn chặn, triệt tiêu những nguyên nhân gây ra rủi ro doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp có một môi trường kinh doanh thuận lợi, ít bất trắc. Đây là một cơ sở làm tăng niềm tin của các cổ đông khi quyết định đầu tư cho doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ít rủi ro (tức là lành mạnh) còn là nền tảng cho kinh doanh có hiệu quả, mang lại cho doanh nghiệp vừa uy tín vừa có nhiều lợi nhuận.

+ Quản trị rủi ro là biện pháp nhằm nhanh chóng ứng biến, khắc phục, khoanh vùng hậu quả rủi ro mỗi khi rủi ro xảy ra. Trong đó tác dụng lớn nhất của quản trị rủi ro là nhanh chóng phục hồi để ổn định cuộc sống, tiếp tục và phát triển sản xuất.

+ Giảm bớt những thiệt hại mỗi khi rủi ro xảy ra, không để tổn thất của rủi ro này là nguyên nhân của rủi ro tổn thất mới bằng cách quản trị đồng bộ rủi ro. Chính nhờ công tác phòng chống tốt mà khi rủi ro xảy ra, hậu quả sẽ bớt nặng nề hơn, bớt đi sự bất ngờ.

+ Quản trị rủi ro giúp cho giảm bớt chi phí thực tế và chi phí cơ hội trong kinh doanh. Giảm bớt chi phí thực tế do việc mất mát tài sản, do việc phải khắc phục tổn thất. Giảm bớt chi phí cơ hội do phải đình trệ sản xuất kinh doanh để khắc phục, phục hồi sản xuất kinh doanh.

+ Quản trị rủi ro còn có tác dụng chia sẻ rủi ro bằng cách tham gia bảo hiểm một cách có hiệu quả. Tức là mọi rủi ro xảy ra đều có thể được tài trợ từ bảo hiểm với điều kiện chi phí cho bảo hiểm là thấp nhất.

+ Quản trị rủi ro giúp cho tổ chức nhận biết, đo lường chính xác rủi ro tổn thất, vừa là bài học kinh nghiệm cho tổ chức trong việc phòng chống rủi ro, vừa là cơ sở cho việc đòi người bảo hiểm hoặc người thứ 3 bồi thường tổn thất.

c. Cho dù doanh nghiệp thực hiện tham gia và mua bảo hiểm cho tất cả những điều kiện bảo hiểm có thể cũng không thể nào loại trừ bảo hiểm mọi rủi ro có khả năng xảy ra cho kinh doanh. Theo phụ lục 1 cho thấy còn rất nhiều rủi ro mà công ty bảo hiểm không chấp nhận bảo hiểm, đây hầu như là những rủi ro có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi con người. Do vậy, phải làm gì để phòng chống, hạn chế rủi ro nói trên? cách tốt nhất là thực hiện quản trị rủi ro đồng bộ.

Tóm lại: Sự ra đời và tồn tại của quản trị rủi ro là do sự tồn tại khách quan của xu hướng gia tăng và tính phức tạp của rủi ro. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng của quản trị rủi ro giúp cho sự khẳng định quản trị rủi ro ở doanh nghiệp là cần thiết.

4. ứng dụng quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp 

Theo kinh nghiệm về quản trị rủi ro ở các nước trên thế giới, khi vận dụng vào Việt Nam quản trị rủi ro có một số nội dung cơ bản như sau:

Bước 1: Nghiên cứu, phân tích, nhận dạng rủi ro, tổn thất trong kinh doanh ở các doanh nghiệp 

Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các rủi ro và bất định của doanh nghiệp. Các hoạt động nhận dạng nhằm thu thập, phát triển thông tin về rủi ro, các yếu tố mạo hiểm, hiểm họa, nguy cơ rủi ro.

Nghiên cứu, nhận dạng rủi ro là sử dụng biện pháp tư duy, kinh tế, kỹ thuật nhằm phát hiện một cách có hệ thống các rủi ro, thiệt hại có khả năng xảy ra hoặc đã xảy ra đối với doanh nghiệp nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi ro.

* Nghiên cứu về nguồn rủi ro.

Nguồn rủi ro là nguồn các yếu tố góp phần vào các kết quả tiêu cực hay tích cực trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Khi nghiên cứu về nguồn rủi ro người ta có thể phân loại tùy thuộc vào mối quan tâm, mục đích nghiên cứu. Thông thường nguồn rủi ro được phân chia theo tác động tới hoạt động của doanh nghiệp; chẳng hạn: môi trường vật chất, môi trường pháp luật, môi trường kinh tế, môi trường hoạt động và môi trường xã hội... Mỗi môi trường cụ thể, nguồn rủi ro được hình thành một cách khác nhau, tuỳ theo sự ảnh hưởng của nó với doanh nghiệp.

* Nghiên cứu về đối tượng rủi ro.

Đối tượng của rủi ro chính là đối tượng chịu thiệt hại, tổn thất khi rủi ro xảy ra. Nghiên cứu về đối tượng rủi ro, tức là người ta có thể chia đối tượng rủi ro thành một số loại như sau:

+ Nghiên cứu nguy cơ rủi ro về tài sản: là nghiên cứu về nguy cơ mất mát, thiệt hại, tổn thất về tài sản vật chất, tài chính hay tài sản vô hình (danh tiếng, uy tín, hỗ trợ về chính trị, nguồn lợi mất hưởng...). 

+ Nghiên cứu nguy cơ rủi ro về nguồn nhân lực: là nghiên cứu về rủi ro có thể gây ra tổn thương, tử vong, thiệt hại, suy giảm về tinh thần, suy giảm khả năng lao động... cho các nhà quản lý, công nhân viên hay các đối tượng có liên quan đến tổ chức như khách hàng, người cung cấp, người cho vay, các cổ đông...

+ Nghiên cứu nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý: là nghiên cứu các nguy cơ có thể gây ra các tổn thất về trách nhiệm pháp lý đã được qui định trách nhiệm về vật chất, trách nhiệm dân sự. Các trách nhiệm pháp lý thay đổi theo từng quốc gia cũng là một vấn đề phải lưu ý. 

* Phương pháp nhận dạng rủi ro.

Thông thường một nhà quản trị rủi ro dù có giỏi đi chăng nữa, cũng khó mà xác định được hết các rủi ro của doanh nghiệp, từ đó không thể có biện pháp quản lý với những rủi ro chưa phát hiện. Vì vậy thiết lập một phương pháp nhận dạng rủi ro có hệ thống là cần thiết. Sau đây xin trình bày một số nội dung chủ yếu của phương pháp nhận dạng rủi ro, tổn thất.

+ Bảng liệt kê.

· Thiết kế bảng liệt kê: Một bảng liệt kê các tổn thất tiềm năng hầu như luôn luôn hình thành từ một bảng câu hỏi được thiết kế để phục vụ cho một mục đích rộng hơn. Thông thường, bảng câu hỏi yêu cầu các thông tin cần thiết để nhận dạng và xử lý các đối tượng rủi ro. Một bảng liệt kê tốt là khởi đầu tốt cho việc triển khai các chương trình phân tích tính toán sau này.

· Sử dụng bảng liệt kê: Thiết kế được bảng liệt kê và áp dụng nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sử dụng bảng liệt kê là tập trung nghiên cứu các nguồn rủi ro. Bảng liệt kê nguồn rủi ro cho chúng ta một điểm khởi đầu tốt để suy nghĩ về rủi ro của tổ chức. Mục đích của bước này là tường thuật chi tiết từng nguồn rủi ro. Chẳng hạn, môi trường vật chất có thể được tóm lược trong vài dòng, bao gồm mô tả địa lý, khí hậu và các đặc trưng về vật chất của tổ chức. Các nguồn rủi ro khác cũng có thể làm tương tự như vậy.

+ Các phương pháp nhận dạng rủi ro:

Khi áp dụng các phương pháp nghiên cứu nhận dạng rủi ro cần chú ý đến một số điểm như sau: thứ nhất, nhà quản trị không nên chỉ dựa vào một phương pháp mà cần sử dụng nhiều phương pháp để hỗ trợ bổ sung cho nhau; thứ hai, việc nhận dạng rủi ro là một quá trình thường xuyên, vì nguy cơ rủi ro có thể thay đổi theo thời gian; thứ ba, việc áp dụng bảng liệt kê các rủi ro tiềm năng có thể gợi ra một vài sự điều chỉnh bảng liệt kê đó.

Sau đây là một số phương pháp được áp dụng trong phân tích nhận dạng rủi ro:

· Phương pháp phân tích báo cáo tài chính: Bằng cách phân tích bảng tổng kết tài sản, các báo cáo hoạt động kinh doanh và các tài liệu hỗ trợ; quản trị rủi ro có thể xác định mọi nguy cơ rủi ro của tổ chức về tài sản, trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực. Bằng sự kết hợp các báo cáo này với các dự báo về tài chính và dự toán ngân sách, người ta cũng có thể phát hiện các rủi ro trong tương lai. Lý do vì các hoạt động của doanh nghiệp cuối cùng rồi cũng gắn liền với tiền hay tài sản.

Theo phương pháp này, từng tài khoản sẽ được nghiên cứu kỹ để phát hiện các rủi ro tiềm năng có thể phát sinh. Phương pháp này đáng tin cậy, khách quan, dựa trên các số liệu sẵn có, có thể trình bày ngắn gọn, rõ ràng, cũng có thể nhận dạng được các rủi ro suy đoán. Ngoài việc giúp nhận dạng rủi ro, phương pháp này cũng hữu ích cho việc đo lường và định ra cách quản lý tốt nhất cho các nguy cơ rủi ro.

· Phương pháp lưu đồ: Phương pháp hệ thống thứ hai để nhận diện các rủi ro tiềm năng của một tổ chức là phương pháp lưu đồ. 

Trước tiên, xây dựng một hay một dãy các lưu đồ trình bày tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng... đến việc thanh lý hợp đồng và hạch toán lỗ lãi.

Khái quát qui trình kinh doanh của doanh nghiệp
Kế đó, một bảng liệt kê các nguồn rủi ro về tài sản, trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực có thể được sử dụng cho từng khâu trong lưu đồ để nhận dạng các rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp. Chẳng hạn trong lưu đồ trên, các tổn thất tiềm năng có thể là:

Tổn thất về tài sản: Trong quá trình kinh doanh có thể gặp phải một số tổn thất như: mất mát, đổ vỡ, giảm giá trị thương mại của hàng hóa...

 Tổn thất về nguồn nhân lực: Các tổn thất do chết hoặc mất khả năng làm việc của các thành viên trong doanh nghiệp.

Tổn thất về pháp lý: Các vấn đề pháp lý do tổn thương thân thể hay hư hại tài sản của người tiêu dùng do hàng hóa tiêu dùng không đúng phẩm chất gây ra. Việc bị cầm giữ hàng hóa do những nguyên nhân bất hợp pháp từ phía khách hàng.

· Thanh tra hiện trường: Thanh tra hiện trường là một việc phải làm đối với nhà quản trị rủi ro. Bằng cách quan sát các bộ phận của doanh nghiệp và các hoạt động tiếp sau đó của nó, nhà quản trị có thể học được rất nhiều về những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp.

· Làm việc với các bộ phận khác trong tổ chức: Có thể nhận dạng được các rủi ro của doanh nghiệp là thông qua các giao tiếp thường xuyên và có hệ thống với các bộ phận khác trong tổ chức. Các giao tiếp này bao gồm:

 Mở rộng việc thăm viếng, giao tiếp với các cán bộ quản lý và nhân viên ở các bộ phận khác, qua đó nhà quản trị rủi ro cố gắng có được những hiểu biết đầy đủ về các hoạt động của họ cũng như các rủi ro có thể có từ các hoạt động này.

 Các báo cáo miệng hoặc bằng văn bản của các bộ phận do họ tự đề xướng hoặc thực hiện theo một hệ thống báo cáo thường xuyên nhằm giúp nhà quản trị rủi ro nắm được những thông tin cần thiết.

Để tranh thủ sự hợp tác của các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm thuyết phục đề cao tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp quản trị rủi ro không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho bản thân họ.

· Làm việc với các nguồn khác bên ngoài: Nhà quản trị rủi ro nên trao đổi thêm với những người có quan hệ thường xuyên với tổ chức như các chuyên viên kế toán, luật sư, các nhà tư vấn về rủi ro, chuyên viên thống kê, hay các chuyên gia kiểm soát tổn thất. Mục đích của các trao đổi là nhằm tìm hiểu xem những người này có nhận ra được các rủi ro nào mà mình đã bỏ sót không, hoặc chính những người này có tạo ra các rủi ro mới cho tổ chức không.

· Phân tích hợp đồng: Có nhiều rủi ro phát sinh từ quan hệ hợp đồng, nhất là trong hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu với các thương nhân nước ngoài. Nhà quản trị rủi ro nên nghiên cứu kỹ các hợp đồng để xem rủi ro có tăng hay giảm qua các hợp đồng này, đồng thời kịp thời phát hiện ra những nguy cơ rủi ro mới có khả năng xuất hiện.

· Nghiên cứu các số liệu tổn thất trong quá khứ: Phương pháp này có thể phát hiện được một số những nguy cơ rủi ro mà các phương pháp khác không thể, bằng cách tham khảo các hồ sơ được lưu trữ về tổn thất hoặc suýt xảy ra tổn thất. Hệ thống thông tin về quản trị rủi ro đã được triển khai sẽ phân tích các tổn thất theo nguyên nhân, vị trí, mức độ và các biến số khác. Các số liệu thống kê cho phép nhà quản trị rủi ro đánh giá các xu hướng của các tổn thất mà tổ chức đã trải qua và so sánh kinh nghiệm này với các tổ chức khác. Hơn nữa, các số liệu này cho phép nhà quản trị rủi ro phân tích các vấn đề như nguyên nhân, thời điểm, vị trí của tai nạn, rủi ro và tất cả các yếu tố hiểm họa hoặc các yếu tố đặc biệt nào có ảnh hưởng đến bản chất của tai nạn, rủi ro... Khi có dữ kiện đủ lớn về tổn thất trong quá khứ, ta có thể dùng thông tin này để dự báo các chi phí tổn thất bằng các hàm xu thế hoặc áp dụng phương pháp khai triển tổn thất. Các dự báo có được bằng phương pháp khai triển tổn thất đặc biệt hữu ích trong việc dự toán ngân sách cho các chương trình tài trợ cho rủi ro tổn thất của doanh nghiệp.

* Phân tích hiểm họa và tổn thất.

- Phân tích hiểm họa tức là phân tích nguy cơ rủi ro, không thể chỉ giới hạn ở các yếu tố đã gây ra tổn thất, mà phải xác định cả những yếu tố có thể gây ra tổn thất theo kinh nghiệm của các tổ chức khác như các công ty bảo hiểm, các tổ chức của Chính phủ... Càng ngày, càng có nhiều mối hiểm họa mới chưa gây tổn thất cho ai, được các nhà quản trị rủi ro phát hiện thông qua các thí nghiệm dưới các điều kiện kiểm soát được hoặc thông qua các cuộc thanh tra. 

Phương pháp thường được sử dụng trong phân tích về hiểm họa là phương pháp truy lỗi và phương pháp chuỗi rủi ro. Phương pháp truy lỗi là phương pháp dùng kỹ thuật để xác định nguyên nhân rủi ro thực sự, chủ yếu hoặc để xác định một hoặc nhiều nguyên nhân. Phương pháp chuỗi rủi ro dùng để xác định mối quan hệ tương tác giữa hiểm họa và tổn thất, hiểm họa và môi trường, giữa hiểm họa và rủi ro, rủi ro và rủi ro.


- Phân tích tổn thất: Để có thông tin về những tổn thất có thể có, nhà quản trị rủi ro cần triển khai: 1- một mạng các nguồn thông tin, 2- mẫu báo cáo về rủi ro và suýt xảy ra rủi ro. Mẫu báo cáo cần phải thiết kế một cách chi tiết, cẩn thận, tương đối rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện để cung cấp các thông tin cần thiết.

Nhà quản trị rủi ro không chỉ quan tâm, nghiên cứu những rủi ro, tổn thất đã xảy ra mà cần nghiên cứu, phân tích các sự cố ngoài ý muốn lẽ ra đã gây ra thiệt hại. Bởi vì trong nhiều trường hợp doanh nghiệp thóat được tổn thất là hoàn toàn nhờ may mắn mà thôi; hoặc qua việc phân tích này giúp cho nhà quản trị rủi ro đúc rút được những bài học kinh nghiệm bổ ích cho việc phòng chống rủi ro, tổn thất sau này.

Báo cáo về rủi ro tổn thất có thể được dùng: 1- đánh giá công việc của các thành viên, tổ chức, 2- xác định hoạt động nào cần phải điều chỉnh, 3- xác định các hiểm họa tương ứng với tổn thất, 4-  cung cấp thông tin để động viên các thành viên chú ý nhiều đến việc kiểm soát rủi ro, tổn thất.

Bước 2: Đo lường rủi ro, tổn thất.

Sự đo lường là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phân bổ nguồn lực cho quản trị và kiểm soát rủi ro, tổn thất. Đo lường rủi ro cho phép các nhà quản trị rủi ro xác định tần suất xuất hiện của rủi ro là như thế nào ? nhiều hay ít, thường xuyên hay không thường xuyên, để từ đó có thể khẳng định được môi trường đó, hoạt động đó... có nhiều rủi ro hay không ? Đồng thời đo lường tổn thất cho phép các nhà quản trị rủi ro thấy mức độ tác hại, nghiêm trọng của rủi ro , ước lượng hậu quả về tài chính qua đó có thái độ với rủi ro. Như vậy, đo lường mức độ rủi ro là nhằm tìm cách phản ánh mặt định tính của rủi ro; còn đo lường tổn thất là để phản ánh mặt định lượng của rủi ro.

Để phục vụ cho việc đo lường rủi ro cần sự phân biệt giữa chi phí trực tiếp và gián tiếp là nền tảng cho việc ước lượng các hậu quả về tài chính có thể có (lợi ích trực tiếp và gián tiếp cũng được chú ý). Chi phí trực tiếp là hậu quả trực tiếp nguy hiểm gây ra cho người hay vật. Chi phí gián tiếp là các chi phí phát sinh từ những hậu quả trực tiếp của rủi ro gây ra. Các chi phí gián tiếp thường khó thấy, mặc dù hậu quả của nó có thể lớn hơn các chi phí trực tiếp nhiều lần.

Khi nghiên cứu về rủi ro, người ta thấy với những loại rủi ro khác nhau thì lại cần thu thập những thông tin khác nhau. Ví dụ: Người ta có thể chia rủi ro thành 2 loại: rủi ro thuần tuý và rủi ro suy đoán. Đối với rủi ro thuần tuý người ta cần tìm hiểu: tần số của tổn thất có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các tổn thất này. Đối với rủi ro suy đoán người ta cần tìm hiểu: tần số của các kết quả tích cực, hậu quả tiêu cực và độ lớn của kết quả tích cực hay mức độ nghiêm trọng của rủi ro.

Nhằm giúp cho các nhà quản trị rủi ro có thái độ, biện pháp kiểm soát, phân bổ nguồn lực một cách thích hợp, người ta thường xác định quan hệ giữa tần số xuất hiện của rủi ro với mức độ nghiêm trọng (hậu quả) của rủi ro. Để diễn đạt mối quan hệ giữa tần số rủi ro và mức độ nghiêm trọng của rủi ro người ta sử dụng phương pháp phân tổ và được minh họa bởi sơ đồ 3.10:
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Sơ đồ 3.10: Mối quan hệ giữa tần số và mức nghiêm trọng 

của rủi ro, tổn thất
+ ¤ Aa: Diễn tả các rủi ro có tần số thấp và mức độ nghiêm trọng thấp. 

+ ¤ Ab: Diễn tả các rủi ro có tần số thấp và mức độ nghiêm trọng trung bình.

+ ¤ Ac: Diễn tả các rủi ro có tần số thấp và mức độ nghiêm trọng cao. 

+ ¤ Ba: Diễn tả các rủi ro có tần số trung bình và mức độ nghiêm trọng thấp.

+ ¤ Bb: Diễn tả các rủi ro có tần số trung bình và mức độ nghiêm trọng trung bình.

+ ¤ Bc: Diễn tả các rủi ro có tần số trung bình và mức độ nghiêm trọng cao.

+ ¤ Ca: Diễn tả các rủi ro có tần số cao và mức độ nghiêm trọng thấp.

+ ¤ Cb: Diễn tả các rủi ro có tần số cao và mức độ nghiêm trọng trung bình.

+ ¤ Cc: Diễn tả các rủi ro có tần số cao và mức độ nghiêm trọng cao.

Việc phân định quan hệ giữa tần số và mức độ nghiêm trọng của rủi ro là cơ sở quan trọng giúp cho các nhà quản trị rủi ro có những biện pháp đối xử thích hợp. Chẳng hạn với nhóm rủi ro: dù có xuất hiện ít hoặc nhiều nhưng mức độ ít nghiêm trọng, tức là hậu quả để lại cho doanh nghiệp là không đáng kể, sẽ ít được quan tâm hơn nhiều so với những rủi ro, dù có ít xuất hiện, nhưng mỗi khi xảy ra thì để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Hoặc rõ ràng cùng một tần số rủi ro có thể xảy ra, người ta sẽ lo sợ, quan tâm nhiều hơn với những rủi ro mà tổn thất của nó nghiêm trọng hơn. Miền gạch chéo trong sơ đồ 3.10 phản ánh những loại rủi ro mà doanh nghiệp cần có sự quan tâm đặc biệt, nhất là những rủi ro ở ô Cc có thể đe dọa sự tồn tại của doanh nghiệp.

Việc ước lượng quan hệ giữa tần số và mức độ nghiêm trọng của rủi ro phụ thuộc rất nhiều vào những thông tin thực hiện được và phương pháp xử lý thông tin. Lượng thông tin càng nhiều thì ước lượng càng chính xác hơn và ngược lại. Tuy nhiên việc ước lượng này có thể mắc phải những sai lầm, bởi vì có những số liệu thông tin là của nhiều năm trước trong khi đó nhân tố tác động làm tăng giảm rủi ro luôn có sự thay đổi trong tương lai. 

Bước 3: Xử lý sơ bộ và xử lý hành chính của rủi ro, tổn thất.

Khi rủi ro, tổn thất xảy ra, nhà quản trị rủi ro cần có 2 giai đoạn xử lý rủi ro tổn thất.

* Xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất.

Xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất là triển khai tổng hợp các biện pháp thích hợp cần thiết cho việc ngăn chặn kịp thời rủi ro, tổn thất bao gồm các nội dung:

+ Dự kiến kế hoạch và xây dựng phương án xử lý sơ bộ.

· Trên cơ sở nghiên cứu về rủi ro, tổn thất, các nhà quản trị rủi ro xây dựng một kế hoạch dự kiến cho việc xử lý sơ bộ, bao gồm những nội dung chính:

Kế hoạch hành động: đó là sự tác nghiệp của các bộ phận liên quan một khi có sự cố, rủi ro, tổn thất xảy ra.

Kế hoạch về tài chính: là dự kiến các khoản phải chi cho việc xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất bao gồm các chi phí: khắc phục, sửa chữa, cứu giữ thị trường, bồi thường thiệt hại... 

Kế hoạch về nhân lực: chuẩn bị nguồn nhân lực cho các tình huống bất ngờ có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của xử lý sơ bộ về rủi ro, tổn thất.
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện: nhằm giúp cho những người tham gia các phương án xử lý sơ bộ có thể hành động nhanh chóng, thống nhất và hiệu quả; cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện... các tình huống rủi ro, tổn thất xảy ra.

· Xây dựng các phương án xử lý sơ bộ là biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất.

Yêu cầu của phương án phải phù hợp với từng loại rủi ro hoặc nhóm rủi ro.

Khi xây dựng các phương án xử lý sơ bộ cho từng loại rủi ro, cần tranh thủ tư vấn của các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật về lĩnh vực đó để lựa chọn phương án tốt nhất.

+ Thử nghiệm các tình huống xảy ra rủi ro, tổn thất.

Để đảm bảo công tác xử lý sơ bộ thành thục, tránh được điều đáng tiếc xảy ra, cần phải làm tốt công tác chuẩn bị trong đó có việc thử nghiệm, diễn tập theo các tình huống giả định.

+ Nội dung chủ yếu của công tác xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất.

Tiếp theo, khi rủi ro, tổn thất xảy ra thì nhà quản trị rủi ro tiến hành một số công việc như sau:

· Khoanh lại các rủi ro. Khoanh lại rủi ro tức là làm cho rủi ro, tổn thất không lan rộng về mặt phạm vi cũng như mức độ trầm trọng, không biến nó trở thành những nguyên nhân để xảy ra những rủi ro tổn thất khác. Tùy theo từng loại rủi ro mà người ta sử dụng những biện pháp khoanh lại rủi ro khác nhau. 

· Tìm kiếm các biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục giá trị sử dụng, giá trị thương mại của hàng hóa, tài sản, sức khoẻ của con người...

· Tìm kiếm khả năng và biện pháp phòng ngừa rủi ro. Phòng ngừa là phương thức tốt nhất hạn chế rủi ro, tổn thất. Rõ ràng khi mà rủi ro, tổn thất xảy ra thì cần xem xét lại các biện pháp phòng ngừa rủi ro trước đây. Có thể phải tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa rủi ro khác tốt hơn.

+ Giám sát, xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất.

Để cho công tác xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất được thực hiện thường xuyên tốt, nhà quản trị rủi ro cần phải thường xuyên giám sát công tác xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất từ việc nghiên cứu, lập kế hoạch đến việc thực hiện xử lý sơ bộ mỗi khi rủi ro, tổn thất xảy ra. 

* Xử lý hành chính các rủi ro, tổn thất.

Tiếp theo xử lý sơ bộ rủi ro, tổn thất là bước xử lý hành chính các rủi ro, tổn thất. Xử lý hành chính các rủi ro, tổn thất ở doanh nghiệp chủ yếu là giải quyết vấn đề tìm chọn nguồn kinh phí để trang trải, tài trợ nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của rủi ro, tổn thất.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể của rủi ro mà người ta có các phương pháp xử lý hành chính khác nhau, cụ thể là:

+ Di chuyển rủi ro, tổn thất.

· Đối với những rủi ro có trong hợp đồng bảo hiểm, cần tiến hành đầy đủ, nhanh chóng các thủ tục để khiếu nại, đòi bồi thường các công ty bảo hiểm.

· Hoặc có thể chuyển tổn thất sang ngân hàng gánh chịu nếu đó là những rủi ro tài chính. Ví dụ: trong quá trình vay vốn ngân hàng để kinh doanh, giả sử doanh nghiệp phải chịu một mức lãi suất đi vay là 10%/ năm, nhưng trong năm tốc độ lạm phát làm tiền tệ mất giá 
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10%. Lúc này mọi rủi ro do biến động về tiền tệ đã chuyển qua ngân hàng.

· Hoặc người ta có thể chuyển sang khách hàng thông qua hợp đồng mua bán bằng cách qui định về thời điểm thanh toán trả tiền, địa điểm di chuyển rủi ro về hàng hóa.

+ Tìm nguồn tài trợ riêng để trang trải những rủi ro, tổn thất mà doanh nghiệp phải gánh chịu.

Những rủi ro bất ngờ không thuộc trong các danh mục bảo hiểm mà doanh nghiệp buộc phải giữ lại hoặc cố ý hay vô tình giữ lại. Doanh nghiệp phải tìm các nguồn tài trợ riêng để trang trải, bù đắp cho những thiệt hại xảy ra. Thông thường trong kinh doanh, nguồn tài trợ này chủ yếu là nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ cho doanh nghiệp, ngoài ra còn từ các quĩ hỗ trợ của nhiều tổ chức khác nhau.

+ Chuẩn bị các phương án thay thế.

Một doanh nghiệp hoạt động thường theo một phương án kinh doanh nào đó mà họ cho là hiệu quả nhất. Một khi phương án kinh doanh này gặp rủi ro tức là đối mặt với nguy cơ phá sản. Xử lý hành chính đối với các rủi ro buộc doanh nghiệp phải thay thế và chuyển sang kinh doanh theo phương án ít rủi ro hơn. Sự điều chỉnh này nhất thiết phải tính đến vấn đề lợi ích mang lại, phương án kinh doanh được điều chỉnh sẽ không thích hợp nếu phần giảm sút lợi nhuận còn lớn hơn phần thiệt hại do rủi ro gây ra. Do vậy cần phải phân tích tính toán kỹ lưỡng khi chuyển sang kinh doanh theo phương án mới.

+ Để bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro tham gia vào quá trình xây dựng các dự án kinh doanh hoặc ra các quyết định quan trọng. 

Bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro là những người am hiểu và có kinh nghiệm về phòng chống rủi ro, tổn thất, họ có nhiều bài học quí báu cần thiết cho quản lý rủi ro tốt hơn.

Bước 4: Kiểm soát rủi ro.

Kiểm soát rủi ro là các biện pháp kỹ thuật, công cụ, cố gắng né tránh, đề phòng, hạn chế hay nói một cách khác là kiểm soát tần suất, độ lớn của những tổn thất và những ảnh hưởng không mong đợi khác của rủi ro.

Mặc dù các kỹ thuật, công cụ kiểm soát rủi ro có thể khác nhau giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, nhưng đều thống nhất ở một số biện pháp như sau: 

* Né tránh rủi ro.

 Biện pháp đầu tiên của hoạt động né tránh rủi ro là chủ động né tránh trước khi rủi ro xảy ra và biện pháp thứ hai là loại bỏ những nguyên nhân gây rủi ro.

Chúng ta cũng có thể thấy rằng không phải lúc nào né tránh cũng là một vấn đề được xác định rõ ràng. Bởi vậy, trong nhiều tình huống, sự né tránh thành công là vấn đề xác định rủi ro như thế nào hơn là việc áp dụng kỹ thuật né tránh rủi ro.

Biện pháp né tránh rủi ro thông qua việc loại bỏ những nguyên nhân gây rủi ro không hoàn toàn phổ biến như  biện pháp chủ động né tránh trước khi rủi ro xảy ra. Né tránh là cách tiếp cận hữu hiệu việc quản trị rủi ro. Bằng cách né tránh rủi ro, doanh nghiệp biết rằng họ sẽ không phải gánh chịu những tổn thất tiềm ẩn hoặc bất định mà rủi ro có thể gây ra. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng sẽ mất những lợi ích có thể có từ những hoạt động chứa những rủi ro đó. Chính điều này làm cho việc né tránh một số rủi ro trở thành sự lựa chọn không thể chấp nhận được. Một hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa có thể tạo ra những lợi ích kinh tế mà giá trị kỳ vọng vượt xa những chi phí tổn thất tiềm ẩn. Khó khăn cho doanh nghiệp là không xác định được lợi ích  phải mất (do từ bỏ kinh doanh) với chi phí rủi ro có thể phải bỏ ra (chưa chắc đã xảy ra).

Mặt khác, bối cảnh của việc ra quyết định né tránh làm cho việc thực hiện né tránh khó trở thành hiện thực. Một quyết định né tránh rủi ro ở nơi này có thể tạo nên rủi ro ở nơi khác hoặc làm tăng thêm một số rủi ro đang tồn tại.

Cuối cùng, một rủi ro có thể quá quan trọng cho sự tồn tại của doanh nghiệp đến nỗi việc né tránh không thể xem xét đến.

* Ngăn ngừa tổn thất.

Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất tấn công vào các rủi ro bằng cách giảm bớt số lượng tổn thất xảy ra (tức giảm tần suất tổn thất) hoặc bằng cách làm giảm mức thiệt hại khi tổn thất xảy ra. 

Xây dựng chương trình ngăn ngừa tổn thất là tìm cách giảm bớt số lượng các tổn thất xảy ra hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. ở đây, chuỗi rủi ro là rất quan trọng vì các hoạt động ngăn ngừa rủi ro tìm cách can thiệp vào ba mắt xích đầu tiên của chuỗi: hiểm họa, môi trường rủi ro, sự tương tác giữa hiểm họa và môi trường. Điều đó có nghĩa là các hoạt động ngăn ngừa rủi ro tập trung vào:

· Thay thế hoặc sửa đổi hiểm họa.

· Thay thế hoặc sửa đổi môi trường nơi hiểm họa tồn tại.

· Can thiệp vào qui trình tác động lẫn nhau giữa hiểm họa và môi trường.

Những ví dụ dưới đây về việc ngăn ngừa tổn thất thông qua những chiến thuật tập trung vào ba mắt xích đầu tiên của chuỗi rủi ro.

· Hoạt động ngăn ngừa tổn thất tập trung vào hiểm họa.

	TT
	Hiểm họa
	Hoạt động ngăn ngừa tổn thất

	1
	Tàu không đủ khả năng

đi biển
	Bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp đầy đủ các yêu cầu dịch vụ, biên chế...

	2
	Tàu mắc cạn
	Nâng cao khả năng trình độ của thuyền trưởng, sử dụng hải đồ, hoa tiêu...

	3
	Bão
	Né tránh bằng cách tàu trú ẩn ở các cảng dọc đường

	4
	Mắc lỗi trong khi mở L/C
	Nghiên cứu kiểm tra kỹ trước khi phát hành L/C


· Hoạt động ngăn ngừa rủi ro tập trung vào môi trường rủi ro.

	TT
	Môi trường 
	Hoạt động ngăn ngừa tổn thất

	1
	 "Tam giác quỉ "  Becmuda
	Phát hiện qui luật gây rủi ro, né tránh

	2
	Thị trường các nước châu Phi
	Bảo hiểm xuất khẩu, đầu tư

	3
	Lao động đào tạo không phù hợp với kinh doanh TMQT
	Đào tạo

	4
	Pháp chế không nghiêm
	Nghiên cứu kỹ khách hàng

	5
	Tập quán thương mại
	Tư vấn


· Hoạt động ngăn ngừa tổn thất tập trung vào sự tương tác giữa hiểm họa và môi trường.

	TT
	Sự tương tác giữa hiểm họa và môi trường 
	Hoạt động ngăn ngừa tổn thất

	1
	Giao nhận xăng dầu trong thời tiết nhiệt độ cao
	Phòng chống cháy nổ

	2
	Công nhân bốc dỡ hàng không đúng cách
	Sử dụng dây bảo hiểm

	3
	Tàu chạy trên tuyến đường nhiều cướp biển
	Cảnh giác, trang bị vũ khí

	4
	Thông tin tàu hoạt động ngoài vùng phủ sóng
	La bàn, định hướng bằng kinh nghiệm

	5
	Tiêu dùng sản phẩm nguy hiểm
	Hướng dẫn sử dụng, giúp đỡ người tiêu dùng

	6
	Bao bì hàng hóa bị rách, vỡ
	Bao bì đóng gói lại

	7
	Chuyển thiết bị chế tạo sản phẩm đến một nước đang phát triển 
	Quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương


* Giảm thiểu rủi ro, tổn thất.

Các biện pháp giảm thiểu tổn thất của các rủi ro bằng cách làm giảm bớt giá trị hư hại khi tổn thất xảy ra (tức giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất).

Những hoạt động giảm thiểu tổn thất là những biện pháp được áp dụng sau khi tổn thất đã xảy ra. Mặc dù những biện pháp này được đặt ra trước khi một tổn thất nào đó xuất hiện, những chức năng hoặc mục đích của những biện pháp này là làm giảm tác động của tổn thất một cách hiệu quả nhất. Những chương trình giảm thiểu tổn thất là sự thỏa thuận ngầm trong quản trị rủi ro rằng  có thể chấp nhận một vài tổn thất nào đó có thể xảy ra, dù cho đã có những cố gắng, nỗ lực hết sức của doanh nghiệp.

Bước 5: Tài trợ rủi ro trong kinh doanh
Mặc dù đã có những nỗ lực lớn nhất trong việc kiểm soát rủi ro nhưng tổn thất vẫn xuất hiện. Việc không kiểm soát được tất cả rủi ro có nghĩa là phải chấp nhận tài trợ những rủi ro, tổn thất xảy ra.

Vậy tài trợ cho rủi ro trong kinh doanh ngoại thương là tổng hợp các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hành chính tổ chức nhằm khôi phục trạng thái ban đầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tài trợ rủi ro là việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi toàn diện hoạt động kinh doanh rủi ro của doanh nghiệp, bao gồm một số nội dung sau đây:

* Xây dựng kế hoạch phục hồi.

Xây dựng kế hoạch phục hồi là đề ra tổng thể các biện pháp khả thi cần thiết sẽ được áp dụng, nhằm hạn chế hậu quả tác hại lâu dài nếu rủi ro tổn thất xảy ra đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mối quan tâm chủ yếu trong kế hoạch phục hồi là việc bảo toàn và phát triển thị trường trong và sau thời kỳ tai biến. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt thì bất cứ sự suy yếu nào của doanh nghiệp đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như: thu hẹp sản xuất kinh doanh, mất thị trường, giảm lợi nhuận thậm chí phá sản... Do vậy cần xác định rằng bảo toàn, phát triển thị trường là điều kiện sống còn của doanh nghiệp và phải thực hiện bằng bất cứ giá nào. 

* Thực hiện kế hoạch phục hồi.

Rủi ro là khó tránh khỏi trong kinh doanh, vấn đề là thực hiện kế hoạch phục hồi như thế nào? coi đây là tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tiềm tàng của doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch phục phồi là việc áp dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hành chính nhằm thực hiện thành công kế hoạch phục hồi một khi có rủi ro, tổn thất xảy ra với doanh nghiệp.

Trong thực tế rủi ro mang những sắc thái phong phú, đa dạng, muôn hình muôn vẻ, nếu như cứng nhắc, giáo điều sẽ dẫn đến sự bế tắc trong hành động và xử lý mỗi khi rủi ro tổn thất xảy ra. Do vậy, cần phải hết sức linh hoạt áp dụng biện pháp thích hợp một cách nhanh chóng, kịp thời.

Căn cứ vào kế hoạch phục hồi, doanh nghiệp cần tiến hành một số hoạt động theo trình tự sau:

+ Biện pháp khẩn cấp.

· Các biện pháp đảm bảo an toàn (bảo vệ cán bộ, công nhân, hồ sơ, dữ liệu tin học...).

· Thông báo ra bên ngoài cho chính quyền, khách hàng, hãng.

· Các biện pháp xử lý tai biến như: thông tin nội bộ, phân bổ nhiệm vụ, tiếp các chuyên gia có trách nhiệm.

+ Thực hiện chương trình cứu giữ thị trường.

Để thực hiện chương trình cứu giữ thị trường phải luôn nắm được những sản phẩm nào của doanh nghiệp đang được bán trên thị trường, cho những khách hàng nào và được phân chia theo các tiêu thức: tầm quan trọng, địa danh, đặc tính, mạng lưới phân phối... Mục tiêu là để biết rõ thị trường cũng như khách hàng nào cần được ưu tiên trước nhất. Đương nhiên, muốn làm được như vậy, phải có một hệ thống thống kê phân tích chính xác và cập nhật thường xuyên.

Chương trình cứu giữ thị trường có nhiệm vụ đáp ứng trong thời hạn nhanh nhất cho khách hàng cần ưu tiên. Doanh nghiệp có thể áp dụng biện pháp:

· Tăng khối lượng sản xuất ở các bộ phận khác còn khả năng.

· Lập kho dự trữ đủ lớn về hàng hóa.

· Mua lại hàng của hãng khác với điều kiện thỏa thuận chính xác về số lượng, chất lượng và thời hạn giao hàng.

+ Thực hiện chương trình tái đầu tư, kinh doanh.

Chương trình cứu giữ thị trường chỉ giúp cho doanh nghiệp giữ thị trường trước các đối thủ cạnh tranh, nhưng chưa đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện kinh doanh có hiệu quả và thu được lợi nhuận. Do vậy, bước tiếp theo đối với doanh nghiệp là thực hiện chương trình tái đầu tư và kinh doanh nhằm củng cố thế lực và mở rộng thị trường kinh doanh.

Tái đầu tư là doanh nghiệp tiến hành phân bổ các nguồn tài chính được viện trợ, được bồi thường từ vốn vay ưu đãi, từ các quỹ bảo hiểm cho phát triển các phương án kinh tế tốt hơn, chứa đựng ít rủi ro hơn.

+ Thực hiện quản lý phục hồi.

Quá trình phục hồi sau khi có rủi ro tổn thất xảy ra đòi hỏi có sự cộng tác, phối hợp của tất cả các cấp cán bộ và nhân viên của doanh nghiệp. Như vậy, đòi hỏi cần phải thực hiện quản lý kế hoạch phục hồi, đảm bảo hoạt động này có hiệu quả. Ban giám đốc là người cần phải cân nhắc giữa lợi ích và chi phí của các phương thức khác nhau về kế hoạch phục hồi được đệ trình.

+ Thực hiện kiểm tra và đánh giá lại.

Thực hiện kiểm tra tức là phải kiểm tra thường xuyên sự tương thích giữa kế hoạch phục hồi và những biện pháp thực hiện. Việc kiểm tra phục hồi cần phải được tiến hành chặt chẽ, tỷ mỷ từng khâu, mắt xích từ biện pháp khẩn cấp, cứu giữ thị trường đến chương trình tái đầu tư phát triển thị trường so với kế hoạch và chi phí đã bỏ ra, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả hoạt động.

5. Một số biện pháp khác nhằm hỗ trợ hoạt động quản trị rủi ro ở doanh nghiệp
Ngoài những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro như đã trình bày ở phần trên, các doanh nghiệp cần phải thực hiện một số biện pháp khác nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất trong kinh doanh như sau:

a. Xây dựng bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro, tổn thất trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

Không thể kiểm soát được toàn bộ rủi ro nếu không có bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro trong một tổ chức. Sở dĩ cần thiết xây dựng bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro là xuất phát từ một số lý do sau đây:

Mỗi bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy được hình thành trên cơ sở chức năng được phân công để hoàn thành một mảng công việc, một lĩnh vực kinh doanh. Chức năng quản trị rủi ro ở doanh nghiệp kinh doanh một khi được hình thành thì cần có một bộ phận chuyên trách.

Sự hình thành bộ phận chuyên trách là nhằm thực hiện quản trị rủi ro có hiệu quả, nhằm đối phó với nguy cơ rủi ro ngày càng tăng trong kinh doanh.

Rủi ro là những sự kiện bất lợi không tách rời của mọi hoạt động kinh doanh. Vì vậy nó phải là đối tượng quan tâm, điều chỉnh của mọi tổ chức nếu muốn hạn chế rủi ro, tổn thất.

Sự tồn tại của rủi ro là hết sức đa dạng, phức tạp, bất ngờ đối với cá nhân và tổ chức. Tự bản thân mỗi người không có đủ khả năng chống đỡ, né tránh mọi rủi ro, nhất là những rủi ro chung cho tổ chức nếu thiếu một đầu mối thống nhất, chuyên trách thực hiện chức năng quản trị rủi ro.

Như vậy, sự ra đời của bộ phận quản trị rủi ro là do sự tồn tại khách quan, tùy theo mức độ đa dạng phức tạp của rủi ro; do lợi ích kinh tế của tổ chức và vì sự tồn tại bền vững của doanh nghiệp quyết định.

Nhằm đảm bảo sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của bộ phận quản trị rủi ro chuyên trách; cần có qui trình nghiên cứu hình thành bộ phận quản trị rủi ro trong kinh doanh của các doanh nghiệp  như sau:

Bước 1: Nghiên cứu nhận dạng rủi ro của doanh nghiệp.

Mỗi một doanh nghiệp phải đối mặt với những nguy cơ rủi ro:

* Rủi ro chung: là những rủi ro mang tính phổ biến, thường gặp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau.

* Rủi ro cá biệt: là những rủi ro mang tính đặc trưng của từng doanh nghiệp. Rủi ro xảy ra tuỳ theo điều kiện cụ thể, tính chất kinh doanh, năng lực, trình độ quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy phải nghiên cứu nhận dạng, dự đoán khả năng những rủi ro nào có khả năng xảy ra trong tương lai gần của doanh nghiệp mà dự kiến mô hình, qui mô của bộ phận quản trị rủi ro chuyên trách.

Bước 2: Xây dựng mô hình tổ chức quản trị rủi ro.

Nếu như nguy cơ rủi ro cao, tần suất xuất hiện lớn thì có thể bộ phận quản trị rủi ro được hình thành nhiều cấp. Ngược lại nếu nguy cơ rủi ro thấp, tần suất xuất hiện thấp thì không nhất thiết phải có một bộ phận quản trị rủi ro mà chỉ cần một cán bộ bán chuyên trách về quản trị rủi ro.

Về nguyên tắc không nên đồng nhất mô hình tổ chức quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu như nhau mà căn cứ vào mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, dự kiến được phân cấp mà hình thành tổ chức bộ máy quản trị rủi ro. Việc xem xét mô hình, qui mô tổ chức quản trị rủi ro phải dựa trên nguyên tắc hiệu quả hoạt động làm thước đo.

Lựa chọn mô hình, qui mô của tổ chức quản trị rủi ro cần so sánh giữa chi phí thực tế cho bộ máy quản trị rủi ro với lợi ích kinh tế mà nó mang lại khi thực hiện quản trị rủi ro. Nếu chi phí thực tế cao hơn lợi ích mang lại cần giảm qui mô sao cho phù hợp với nguyên tắc hiệu quả.

Bước 3: Lựa chọn nhân sự về quản trị rủi ro.

Quản trị rủi ro là chức năng chung của một tổ chức, do vậy mỗi thành viên phải là một nhà quản trị rủi ro phụ trách một mảng công việc, một hoặc một số lĩnh vực nào đó. Nhằm phát huy năng lực của từng thành viên cần có cơ chế tuyển chọn khách quan và nghiên cứu kỹ phẩm chất của từng người mà bố trí công việc phù hợp.

Bước 4: Lựa chọn phương thức hoạt động.

Phương thức hoạt động quyết định sự thành công của một tổ chức. Đảm bảo cho hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, bộ phận quản trị rủi ro cần phải có sự lựa chọn phương thức hoạt động thích hợp với mô hình, qui mô, tính chất kinh doanh, nguy cơ, tần suất rủi ro... Sự lựa chọn này không phải là duy nhất, nếu trong quá trình hoạt động thấy có sự bất hợp lý cần phải có sự thay đổi cho hợp lý.

b. Xây dựng bộ máy tổ chức kinh doanh của các doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm, tính chất, qui mô, năng lực quản trị kinh doanh.

Nhằm giảm thiểu nguồn phát sinh mọi rủi ro có nguyên nhân chủ quan, vấn đề ưu tiên số một là xây dựng tổ chức bộ máy. Để có đủ khả năng quản trị tốt mọi hoạt động kinh doanh trong đó có quản trị rủi ro, doanh nghiệp cần thực hiện một số biện pháp cụ thể sau đây:

+ Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy phải phù hợp với đặc điểm, tính chất, nội dung, qui mô, phạm vi của hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đảm bảo nguyên tắc hiệu quả tức là qui mô của tổ chức, bộ máy sản xuất kinh doanh phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Phân công, phân nhiệm rõ ràng và dựa trên cơ sở năng lực của từng cá nhân nhằm phát huy tối đa khả năng, sở trường của mọi thành viên trong tổ chức.

+ Năng lực quản lý, điều hành của các nhà quản trị phải phù hợp với quyền hạn, trách nhiệm được giao.

+ Thực hiện cơ chế tuyển dụng khách quan nhằm lựa chọn người đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

+ Thực hiện thường xuyên đổi mới công tác nhân sự thông qua một cơ chế cạnh tranh có đào thải.

+ Thực hiện cơ chế giám sát lẫn nhau của mọi thành viên trong doanh nghiệp.

+ Thường xuyên hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thích nghi, tăng cường cạnh tranh quốc tế.

c. Đa dạng hóa phương thức, mặt hàng kinh doanh.

Thực chất là phương pháp chia sẻ rủi ro do sự biến động giá cả hàng hóa trên thị trường, bằng cách lấy giá cao của mặt hàng này bù đắp cho giá thấp của mặt hàng khác nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định.

Sự biến động cung cầu, giá cả một hàng hóa trên thị trường thường theo chu kỳ. Nhưng sự biến động lệch pha về cung cầu, giá cả của một số nhóm hàng hóa trên thị trường gợi ý cho các nhà quản trị nên đầu tư, kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau. Nếu như giá cả của một hàng hóa nào đó bị giảm sút trên thị trường dẫn đến giảm sút lợi nhuận, thậm chí lỗ thì những mặt hàng khác sẽ bù đắp cho những khoản thất thu, từ đó tạo được sự bình quân hóa lợi nhuận trong kinh doanh và tạo sự phát triển bền vững trong kinh doanh.
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